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1 Giới thiệu 

FEMM là một chưong trình sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải các bài toán về trường tĩnh và tần số thấp. Chưong trình  chạy dưới môi trường Windows 95, 98, NT. Hiện tại chương trình đang tập trung vào các bài toán hai chiều và hệ tọa độ cực.

FEMM được chia thành ba phần:

· Chương trình tiền xử lý: Là chương trình đảm nhận các nhiệm vụ  thuộc về hình học của bài toán: 

-Phân chia miền nghiên cứu thành các phần tử hữu hạn tam giác

-Định nghĩa kiểu bài toán, vật liệu, các điều kiện biên,...

Toàn bộ phần này nằm trong file có tên là “femme.exe”.
· Chương trình xử lý(giải): Chương trìnhh xử lý lấy các dữ liệu đã định nghĩa trong chương trình tiền xử lý để giải các phương trình Maxwell để đạt được các giá trị trong miền bài toán cần giải quyết. Toàn bộ phần này chứa trong file có tên là “fkern.exe”.
· Chương trình hậu xử lý: Đây là một chương trình đồ họa để đưa ra trường kết quả ở dạng đường bao hay mật độ từ thông. Chương trình này cũng cho phép người sử dụng kiểm tra trường kết quả tại các điểm tùy ý cũng như đánh giá một số đại lượng khác nhau theo đường bao được định nghĩa bởi người sử dụng. Toàn bộ phần này nằm trong file có tên là “femmview.exe”.

Ngoài ra chương trình còn bao gồm hai chương trình nữa cho việc thực hiện các công việc chuyên môn. Chúng là:

· triangle.exe: Chia miền của bài toán thành các tam giác phần tử. Chương trình này được viết bởi Jonathan Shewchuk và có sẵn  từ trang Web của trường đại học Carnegie-Mellon.

· femmplot.exe: Là một chương trình nhỏ để đưa ra các bản vẽ hai chiều. Nó cho phép người sử dụng lưu lại và xem bất cứ file có phần mở rộng ở dạng Metalfile (.emf)

2.Tổng quan

Mục đích của phần này là gửi đến người sử dụng một sự mô tả ngắn gọn của các bài toán mà FEMM giải quyết. Thông tin này không thực sự quyết định nếu bạn không quan tâm một cách cụ thể phương pháp mà FEMM dùng để công thức hóa các bài toán. Bạn có thể bỏ qua hầu hết phần tổng quan nhưng hãy chú ý vào phần 2.2 Phần này chứa đựng một số điểm quan trọng về định nghĩa điều kiện biên để đạt được lời giải chính  xác của bài toán.

2.1 Các phương trình Maxwell 

2.1.1 Các bài toán trường điện từ tĩnh 

Đối với các bài toán tần số thấp được giải quyết bởi FEMM, chỉ có một số  phương trình Maxwell được áp dụng. Theo định nghĩa các bài toán tần số thấp là những bài toán mà trong đó dòng điện dịch có thể bỏ qua. Các bài toán trường điện từ tĩnh là các bài toán mà trong đó trường không phụ thuộc vào thời gian hay tần số bằng không. Trong trường hợp này cường độ từ trường H và từ cảm B tuân theo quan hệ sau:
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Chú ý: “X” là ký hiệu của tích có hướng và “.” là ký hiệu của tích vô hướng
Trong đó quan hệ giữa B và H của  vật liệu  từ là :
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Nếu vật liệu là phi tuyến ví dụ thép kỹ thuật điện có hiện tượng bão hòa thì độ từ thẩm ( thực chất là một hàm của B:
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FEMM tìm ra một trường kết quả thỏa mãn (1)-(3) qua  một đại lượng gọi là từ thế vec tơ A với  quan hệ giữa A và B như sau:
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Đối với một vật liệu tuyến tính và đẳng hướng phương trình (6) được rút gọn thành:
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FEMM sử dụng  (6) so cho các bài toán với quan hệ B-H phi tuyến .Nói chung trong các bài toán ba chiều, A là một vec tơ với ba thành phần. Tuy nhiên trong trường hợp bài toán phẳng hai chiều và tọa độ cực thì  một trong ba thành phần này bằng không.

Ưu điểm của việc sử dụng công thức từ thế vec tơ là tất cả các điều kiện để thỏa mãn đã được kết hợp trong một phương trình duy nhất. Nếu A được tìm ra, B và H cũng có thể được suy ra bằng vi phân A. 
2.1.2 Các bài toán điều hòa 

Nếu trường thay đổi theo thời gian, các dòng điện xoáy có thể được cảm ứng với độ dẫn điện khác không. Một số phương trình Maxwell liên quan đến sự phân bố điện trường phải được sử dụng . Cường độ điện trường E và mật độ dòng điện là J tuân theo quan hệ cơ bản sau đây:
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Điện trường cảm ứng tuân theo quan hệ:
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Thay từ thế vec tơ A vào (9):
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Trong bài toán hai chiều (10) được tích phân thành:
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và đưa quan hệ  B-H vào (8) :
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Thay vào J vào (7) ta có phương trình đạo hàm riêng sau:
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ở đây Jsrc là nguồn dòng,  
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 là gradient điện áp. Trong bài toán 2D, gradient điện áp là một hằng số với một vật dẫn. FEMM sử dụng gradient điện áp trong một số bài toán điều hòa để đảm bảo cho dòng điện chảy trong các miền dẫn.
FEMM sử dụng  công thức  (13) cho trường hợp mà trường dao động tại một tần số cố định. Trong trường hợp này, một sự dịch pha tạo nên một phương trình cân bằng trạng thái mà có thể được giải cho biên độ và pha của  từ thế véc tơ A. 
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Trong đó a là một số phức. Thay thế vào (13) và chia cho số lũy thừa phức để tạo ra phương trình mà FEMM thực tế giải được cho các bài toán trường  điều hòa:
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Trong đó 
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 đặc trưng cho biến đổi pha của nguồn dòng.
Thông thường, độ từ thẩm 
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 là hằng số cho các bài toán điều hòa. Tuy nhiên, FEMM cho phép độ từ thẩm là số phức hoặc thay đổi theo tần số. Điều này rất hữu ích cho các vật liệu là các lá thép mỏng và vật liệu có hiệu ứng trễ.
2.2 Các điều kiện biên

Khi sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, một số điều kiện biên cần thiết được định nghĩa để bài toán có lời giải duy nhất. Các điều kiện biên được sử dụng trong chương trình FEMM  là:

· Dirichlet:Với kiểu điều kiện biên này, giá trị của A được định nghĩa rõ ràng trên biên ví dụ A=0. Việc sử dụng chủ yếu của các điều kiện biên kiểu Dirichlet là để định nghĩa A=0 dọc theo một biên và  đảm bảo cho từ  thông băng qua biên.
· Neumann: Điều kiện biên này sử dụng đạo hàm của A dọc theo biên. Thông thường 
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    được định nghĩa dọc theo một biên để từ thông để đi qua biên một góc 90o so với biên . Dạng điều kiện biên này là thích hợp cho một bề mặt chung có độ thẩm từ lớn.
· Robin: Điều kiện biên Robin là một dạng kết hợp của điều kiện biên Dirichlet và Neumann, qui định một sự liên hệ giữa giá trị của A và đạo hàm pháp tuyến của nó tại biên. Một ví dụ của điều kiện biên này là:
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Điều kiện biên này thường được sử dụng thường xuyên trong FEMM cho các bài toán có  dòng điện xoáy trên bề mặt tiếp giáp chung.
Nếu không có điều kiện biên được định nghĩa rõ ràng thì  điều kiện biên mặc định là 
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.Tuy nhiên một điều kiện biên phải được định nghĩa rõ ràng ở một số nơi sao cho bài toán có lời giải duy nhất.

Đối các bài toán hệ tọa độ cực , A = 0  trên đường r = 0. Trong trường hợp này lời giải có thể đạt được mà không có định nghĩa rõ ràng bất cứ điều kiện biên nào miễn là  một phần biên của bài toán nằm dọc r = 0.
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Hình 1: Sự phân chia thành các tam giác phần tử của bang  Massachusetts
2.3  Phân tích phần tử hữu hạn

Mặc dù các phương trình vi phân miêu tả sự xuất hiện của A tương đối rõ ràng tuy nhiên để đạt được lời giải đúng là rất khó khăn cho tất cả các bài toán trường. Xuất phát từ lý do này sự phân tích phần tử hữu hạn xuất hiện. 

ý tưởng  của phần tử hữu hạn là chia bài toán thành một số lượng lớn các miền, mỗi miền có dạng hình học đơn giản ví dụ các tam giác. Với các miền đơn giản này thì lời giải “thật” cho A là xấp xỉ bởi một hàm rất đơn giản. Nếu sử dụng một lượng đủ các miền này, giá trị xấp xỉ của A sẽ càng gần với giá trị A chính xác.

ưu điểm của việc chia miền của bài toán thành một số nhỏ các phần tử  là ở chỗ các bài toán  sẽ thay đổi từ bài toán nhỏ nhưng khó giải thành bài toán lớn nhưng tương đối dễ giải. Đặc biệt sự tạo các tam giác tạo nên cho bài toán đại số tuyến tính có hàng nghìn ẩn. Tuy nhiên kỹ thuật tính toán hiện tại cho phép máy tính giải các ẩn này chỉ vài giây. FEMM sử dụng các phần tử tam giác. Qua mỗi phần tử lời giải được xấp xỉ bởi một hàm nội suy tuyến tính của các giá trị A tại ba nút của tam giác. Bài toán tuyến tính được hình thành bởi việc chọn A dựa trên sự cực tiểu hóa năng lượng tổng của bài toán.

3. Chương trình tiền xử lý

Chương trình tiền xử lý được sử dụng cho các công việc: vẽ miền hình học của bài toán, định nghĩa các vật liệu và điều kiện biên.

Phần vẽ bao gồm 4 công việc:

· Vẽ các điểm cuối  của các đường và cung tạo nên một hình vẽ.

· Nối các điểm cuối của đường và cũng như các cung.

· Đánh dấu các khối (Block Label) của mô hình để định nghĩa tính chất vật liệu và kích thước lưới cho mỗi khối.

· Định nghĩa các điều kiện biên trên các bờ của miền hình học của bài toán.

Phần này sẽ miêu tả một cách chính xác làm thế nào để thực hiện các công việc trên và tạo ra một bài toán có thể giải được.

3.1 Các chế độ vẽ của chương trình tiền xử lý 

Các chế độ vẽ bao gồm: Chế độ vẽ điểm, chế độ vẽ đường, chế độ vẽ cung và chế độ khối hoặc chế độ nhóm. Bốn chế độ đầu  tương ứng với bốn kiểu dùng để vẽ hình cho miền hình học của  bài toán: các nút định nghĩa tất cả các góc của miền hình học, các đường thẳng, các cung để nối các nút để tạo nên các biên và các mặt chung. Đánh dấu các khối để định nghĩa tính chất vật liệu của khối đó và kích thước của lưới trên miền được đánh dấu. Chế độ thứ năm là chế độ nhóm được sử dụng để liên kết các đối tượng khác nhau thành các phần sao cho các phần đó được thao tác dễ dàng.
Ta có thể chọn chế độ làm việc bằng cách nhấp chuột vào các nút tương ứng trên thanh công cụ của chế độ vẽ như trên hình 2. Các nút tương ứng lần lượt từ trái sang phải là  điểm, đường, cung, đánh dấu khối và chế độ nhóm
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Hình 2. Các nút thanh công cụ cho chế độ vẽ
3.2 Các lệnh từ bàn phím và chuột
Mặc dù hầu hết các phần việc cần thiết có thể thao tác qua thanh công cụ, tuy nhiên một số chức năng quan trọng còn được thực hiện qua các phím nóng (hot key). Một sự tổng hợp các phím này và các chức năng kết hợp của chúng được liệt kê  trong bảng 1.

	Các phím chế độ điểm

	Phím
	Chức năng

	Space
	Định nghĩa tính chất của điểm đã chọn

	Tab
	Hiển thị hộp thoại cho việc nhập tọa độ một điểm mới

	Escape
	Không chọn tất cả các điểm

	Delete
	Xóa các điểm đã chọn


	Các phím của chế độ đường/cung

	Phím
	Chức năng

	Space
	Định nghĩa tính chất của đường/cung đã chọn

	Escape
	Không chọn tất cả các đường/cung và các điểm bắt đầu

	Delete
	Xóa các đường/cung


	Các phím chế độ đánh dấu khối

	Phím
	Chức năng

	Space
	Định nghĩa tính chất của các khối đánh dấu

	Tab
	Hiển thị hộp thoại cho việc nhập tọa độ một điểm đánh dấu mới

	Escape
	Không chọn tất cả các khối

	Delete
	Xóa các khối


	Các phím chế độ nhóm

	Phím
	Chức năng

	Space
	Định nghĩa tính chất của các khối đánh dấu

	Escape
	Không chọn tất cả các khối

	Delete
	Xóa các khối


	Các phím thao tác quan sát

	Phím
	Chức năng

	Mũi tên trái
	Dịch trái

	Mũi tên phải
	Dịch phải

	Mũi tên lên
	Dịch lên

	Mũi tên xuống
	Dịch xuống

	Page Up
	Phóng to

	Page Down
	Thu nhỏ

	Home
	Thu nhỏ tự nhiên


Bảng 1: Các phím nóng trong FEMM
Tương tự, các chức năng cụ thể cũng được kết hợp với đầu vào của các nút chuột. Người sử dụng dùng chuột để tạo đối tượng mới, chọn các đối tượng đã được tạo ra và định nghĩa tính chất của các đối tượng. Bảng 2 là một tổng kết của các thao dùng  chuột .
	Chế độ điểm

	Thao tác
	Chức năng

	Nhấp nút trái
	Tạo một điểm mới tại vị trí trí hiện tại của con trỏ chuột

	Nhấp nút phải
	Chọn một điểm gần nhất

	Nhấp kép nút phải
	Hiển thị tọa độ của điểm gần nhất


	Chế độ đường/cung

	Thao tác
	Chức năng

	Nhấp nút trái
	Tạo một điểm đầu hoặc cuối của một đường hoặc cung

	Nhấp nút phải
	Chọn đường hoặc cung gần nhất

	Nhấp kép nút  phải
	Hiển thị chiều dài của đường hoặc cung gần nhất


	Chế độ đánh dấu khối

	Thao tác
	Chức năng

	Nhấp nút trái
	Tạo một điểm đánh dấu của khối tại vị trí hiện tại của con trỏ

	Nhấp nút phải
	Chọn điểm đánh dấu khối gần nhất

	Nhấp kép nút phải
	Hiển thị toạ độ của điểm đánh dấu khối gần nhất


	Chế độ nhóm

	Thao tác
	Chức năng

	Nhấp nút phải
	Chọn nhóm kết hợp với đối tượng gần nhất


Bảng 2: Các thao tác phím chuột trong FEMME

3.3 Các thao tác quan sát
Nói chung, người sử dụng cần thiết phóng to, thu nhỏ hoặc di chuyển miền hình học sau khi đã tạo ra nó trên màn hình. Hầu hết các lệnh thao tác quan sát có sẵn qua các nút trên thanh công cụ của chương trình tiền xử lý. Các chức năng thao tác quan sát cũng có thể thực hiện qua các phím quan sát liệt kê trong bảng 1. Các nút thanh công cụ của thao tác quan sát được trình bày trên hình 3. ý nghĩa của các nút của thao tác quan sát là:
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Hình 3: Các nút thanh công cụ thao tác quan sát
· Các mũi tên trên thanh công cụ dùng để di chuyển màn hình quan sát theo hướng của mũi tên
· Nút  có biểu tượng của một trang giấy trắng  điều chỉnh tỷ lệ màn hình sao cho có thể quan sát được toàn bộ miền hình học của bài toán
· Nút”+” và “-“ lần lượt phóng to hoặc thu nhỏ màn hình quan sát hiện tại.

· Nút có biểu tượng trang giấy với kính hiển vi cho phép phóng to toàn bộ khu vực chọn trên toàn bộ màn hình. Để sử dụng công cụ này đầu tiên ấn vào nút trên thanh công cụ sau đó đặt con trỏ chuột tại môt góc yêu cầu của khu vực cần quan sát . ấn và giữ chuột phím trái chuột. Rê con trỏ chuột tới góc chéo đối diện của khu vực cần quan sát. Cuối cùng nhả phím trái chuột. Toàn bộ khu vực cần quan sát sẽ phóng to trên toàn bộ màn hình.
Một số lệnh thao tác quan sát không thường xuyên  sử dụng cũng có sẵn, nhưng chỉ là những tùy chọn trong thực đơn chính về quan sát. Thực đơn này chức đựng toàn bộ các thao tác về quan sát như các thao tác quan sát của thanh công cụ, cộng với các tùy chọn Bàn phím, Thanh trạng thái và Thanh công cụ.
Việc lựa chọn sử dụng bàn phím cho phép người sử dụng phóng to tới một cửa sổ trong đó các góc của cửa sổ được biểu thị rõ ràng bằng người sử dụng qua việc nhập  tọa độ các góc từ bàn phím. Khi sử dụng chức năng này, một hộp thoại xuất hiện để nhắc nhở người sử dụng nhập vào vị trí của các góc cửa sổ. Nhập vào các tọa độ của các góc mong muốn và chọn “OK”. Màn hình quan sát sẽ được phóng to hoặc thu nhỏ tới cửa sổ nhỏ nhất có thể mà được giới hạn bởi các góc cửa sổ yêu cầu. Điển hình, thao tác quan sát này chỉ có thể được thực hiện một bản vẽ mới được bắt đầu, để bắt đầu biểu thị kích thước cửa sổ thuận tiện cho việc quan sát.
Từ thực đơn View , có một số tùy chọn để ẩn hoặc hiện thanh trạng thái trực tuyến ở đáy của cửa sổ femme, ẩn hoặc hiện các nút thanh công cụ. Thanh công cụ về cơ bản không cần thiết để chạy Femme bởi vì bất cứ việc lựa chọn trên thanh công cụ cũng có sẵn qua việc lựa chọn tắt của thực đơn chính. Nếu người sử dụng yêu cầu nhiều không gian màn hình hơn, thì việc tùy chọn này cũng có thể được chọn để làm ẩn thanh công cụ. Nếu chọn nó lần thứ hai sẽ làm  hiện lại thanh công cụ. 
3.4 Các thao tác với lưới 

Để trợ giúp trong phần hình học của bạn, một công cụ hữu ích là Grid (lưới). Khi Grid được bật, một lưới các điểm màu xanh lá cây nhạt sẽ xuất hiện trên màn hình. Khoảng cách giữa các điểm lưới có thể được chỉ định bởi người sử dụng và con trỏ chuột có thể được đặt ở chế độ bắt dính vào các nút lưới gần nhất (chế độ snap). Cách dễ nhất để thao tác với lưới là bằng các nút thanh công thao tác lưới. Các nút này được trình bày trên hình 4. Nút trên cùng có tác dụng làm hiện hoặc ẩn lưới. ở chế độ mặc định , nút được ấn vào, hiện các lưới hiện tại. Nút thứ hai, với biểu tượng một mũi tên chỉ vào một điểm lưới, là “snap to grid” tức là dịch chuyển con trỏ chuột đến nút lưới gần nhất
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Hình 4: Các nút thanh công cụ thao tác lưới
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Hình 5: Hộp thoại tính chất lưới
Hộp thoại tính chất lưới có một khung cho người sử dụng nhập vào kích thước lưới theo mong muốn (Grid Size). Khi hộp  thoại này xuất hiện, số trong khung của Grid Size là kích thước lưới hiện tại. Hộp thoại cũng bao gồm một danh mục rơi cho phép người sử dụng có thể chọn hệ tọa Cartesian (hệ tọa độ Đề các 2D) hoặc hệ tọa độ Polar (hệ tọa độ cực). 
3.5 Soạn thảo 
Một số công việc hữu ích có thể được thực hiện qua thực đơn Edit của thực đơn chính. Có lẽ lệnh Undo thường xuyên được sử dụng. Sử dụng lệnh này có thể quay trở lại thao tác trước đó hoặc xóa những gì mà người sử dụng đã tạo cho mô hình của mình. Để chọn nhiều đối tượng nhanh, lệnh Select Group là hữu ích. Lệnh này cho phép người sử dụng chọn các đối tượng đặt trong một khung chữ nhật bất kỳ được tạo bởi người sử dụng . Khi lệnh này được chọn, dịch chuyển con trỏ chuột tới một góc của miền được chọn. ấn và giữ nút trái chuột rồi con trỏ chuột tới góc chéo đối diện của miền. Một khung màu đỏ sẽ hiện ra, thể hiện miền được chọn. Khi miền mong muốn đã được chỉ định, nhả nút trái chuột. Tất cả các đối tượng của kiểu hiện tại nằm toàn bộ bên trong khung sẽ được chọn. Bất cứ đối tượng hiện tại được chọn có thể được di chuyển, sao chép hoặc dán. Để di chuyển hoặc sao chép các đối tượng đã chọn, đơn giản chọn trong thực đơn Edit của thực đơn chính. Một hộp thoại sẽ xuất hiện nhắc nhở người sử dụng nhập vào khoảng cách và góc xoay gần thiết.
3.6 Định nghĩa bài toán

Việc định nghĩa kiểu của bài toán được thực hiện bằng cách sử dụng thực đơn Problem trong thực đơn chính. Việc sử dụng thực đơn này sẽ làm suất hiện hộp thoại Problem Definition (Định nghĩa bài toán)  như hình 6.
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Hình 6: Hộp thoại định nghĩa bài toán
Khung thứ nhất để nhập vào là tần số (Frequency(Hz)). Đối với một bài toán từ tĩnh, người sử dụng nên chọn tần số bằng không. Nếu tần số khác không, chương trình sẽ thực hiện một phân tích điều hòa mà trong đó tất cả các đại lượng sẽ dao động theo tần số nhập vào. ở chế độ mặc định, tần số bằng không. Khung lựa chọn thứ hai (Problem Type) là một  danh mục rơi. Khung này sẽ cho phép người sử dụng chọn bài toán phẳng hai chiều hoặc bài toán tọa độ cực.Khung thứ ba  (Comment) là khung để người sử dụng đưa vào lời chú thích của mình. Người sử dụng có thể gõ một vài dòng văn bản để tạo một mô tả vắn tắt của bài toán cần giải. Tiếp đó là khung để nhâp đơn vị đo hình học cho mô hình của bài toán. Hiện tại chương trình hỗ trợ những đơn vị đo sau đây: inches, millimeters, centimeters, meters, mils và  
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meters.
Cuối cùng là khung nhập vào độ chính xác của phép giải (Solver Precision). Số trong khung quy định mức tiêu chuẩn để dừng chương trình theo độ chính xác đã đạt được. Bài toán đại số tuyến tính có thể được biểu diễn bởi Mx=b, ở đây M là một ma trận vuông, b là một véc tơ và x là một véc tơ chưa biết cần được biểu thị. Giá  trị chính xác của lời giải biểu thị giá trị cho phép lớn nhất cho ||b - Mx || / ||b || .Giá trị mặc định là 10-8
3.7 Định nghĩa các tính chất
Để tạo định nghĩa một bài toán giải được, người sử dụng phải nhận dạng các điều kiện biên, tính chất các vật liệu khối và cứ như vậy. Các kiểu khác nhau của các tính chất được định nghĩa cho một bài toán đặt ra được định nghĩa qua thực đơn Properties của thực đơn chính. Khi thực đơn Properties được chọn, một thực đơn rơi có các lựa chọn cho các vật liệu (Materials), biên (Boundary), điểm (Point) và mạch (Circuit). Khi bất cứ một các mục này được lựa chọn, một hộp thoại trên hình 7 xuất hiện. Hộp thọai này dùng để quản lý các kiểu tính chất cụ thể.
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Hình 7: Hộp thoại định nghĩa tính chất
Tất cả các tính chất được định nghĩa cho mô hình hiện tại được xuất hiện trong một danh mục rơi “Property Name” tại đỉnh của hộp thoại. Đầu của một quá trình định nghĩa mô hình mới, khung sẽ là trống. Khi đó không có tính chất nào được định nghĩa. ấn nút “Add Property” cho phép người sử dụng định nghĩa một kiểu tính chất mới. Nút “Delete Property” xóa định nghĩ tính chất hiện tại. Nút ‘Modify Property” cho phép người sử dụng xem và sửa các tính chất trong khung “Property Name”. Các tính chất của điểm, đường và khối cũng được thao tác tương tự như vậy.
Nói chung các khung soạn thảo này nhắc người sử dụng  nhập vào cả hai thành phần thực và ảo. Nếu bài toán bạn đang định nghĩa là bài toán từ tĩnh, chỉ nhập giá trị mong muốn vào trong khung cho thành phần thực, nhập giá trị không cho thành phần ảo. Lý do là ở chè Femme sử dụng thao tác này để đạt được một sự chuyển đổi tương đối thuận tiện từ các bài toán tĩnh sang các bài toán điều hòa-thời gian. Quan tâm đến định nghĩa của biến đổi pha trong phương trình (14), thì tất cả các giá trị trường dao động theo thời gian tại một tần số 
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. Biến đổi pha lấy phần cos của giá trị trường và biểu điễn nó như một phần thực của một số phức. Phần ảo biểu diễn độ lớn của thành phần sin, lệch pha 900. Chú ý những gì xảy ra khi tần số bằng không:
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Cho nên, các giá trị từ tĩnh chỉ được mô tả bẳng phần thực  của số phức.

3.7.1 Các tính chất điểm

Nếu một tính chất điểm mới được bổ sung hoặc tính chất điểm tồn tại được sửa đổi, hộp thoại “Nodal Property” xuất hiện như trên hình 8.
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Hình 8: Hộp thoại tính chất nút
Thứ nhất là khung nhập vào tên (Name edit box). Tên mặc định là  “New Point Property” (Tính chất điểm mới) nhưng tên này nên được thay đổi để miêu tả tính chất mà bạn đang định nghĩa. Tiếp đó là các khung để định nghĩa từ thế véc tơ A tại một điểm cụ thể hoặc một dòng điện nút J tại một điểm cho trước. Hai định nghĩa này có liên hệ lẫn nhau theo nguyên tắc “duy nhất “.Cho nên, nếu có các giá trị khác không trong các hộp J, chương trình giả thiết rằng một dòng điện nút đang được định nghĩa. Nếu không thì ta có thể giả định rằng một từ thế véc tơ đang được định nghĩa. Có hai khung cho định nghĩa các phần thực và phần ảo của  từ thế véc tơ A. Đơn vị của A được hiểu là Weber/Meter. Điển hình, A cần thiết được định nghĩa với một số giá trị cụ thể ( thường là 0) tại một số điểm trong miền giải cho các bài toán với các điều kiện biên đạo hàm theo các hướng chủ yếu cho một thế véc tơ nút. Cuối cùng là hai khung cho định nghĩa một dòng điện nút J. Đơn vị của dòng điện nút là Amperes.
3.7.2 Các tính chất biên 
Hộp thoại” Boundary Property” được sử dụng để biểu thị các tính chất của các đường hoặc các cung là các biên của miền giải. Khi một tính chất biên đươc bổ sung hoặc một tích chất được sửa đổi hộp thoại về tính chất biên (Boundary Property) như hình 9 sẽ xuất hiện:
[image: image32.png]Boundary Property

Name [NewBounday
BCType [Prescibed A -

Small skin depth parameters Frescibed & parameters

. reaiive A
a.Ms/m A o

Mived BC parameters

g cosffiiert hp 0
et [ b

e




Hình 9: Hộp thoại tích chất biên
Lựa chọn thứ nhất trong hộp thoại là tên của tính chất (Name of the property). Tên mặc định là  “New Boundary” (Tính chất mới) nhưng bạn nên thay đổi tên này để miêu tả chi tết biên đang được định nghĩa. Lựa chọn tiếp theo là một danh mục rơi của  kiểu điều kiện biên Hiện tại FEMM hỗ trợ các điều kiện biên sau đây:
· A được quy định. Với kiểu điều kiện biên này, thế véc tơ A được quy định dọc theo một biên cho trước. Điều kiện biên này có thể được sử dụng để quy định pháp tuyến của từ thông băng qua so với một biên. Dạng của A dọc theo biên được biểu thị qua các tham số 
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 trong hộp các tham số A được quy định. Nếu bài toán là bài toán phẳng, các tham số tương ứng với  công thức sau:
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Nếu bài toán ở hệ tọa độ cực, các tham số tương ứng  với công thức sau:
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· Độ sâu bề mặt nhỏ. Điều kiện biên này trình bày một vật liệu  với  dòng điện xoáy ở một tần số đủ lớn sao cho độ sâu bề mặt trong vật liệu là rất nhỏ. Một giải pháp tốt là đạo hàm của kiểu điều kiện biên này có trong [2]. Kết quả là xuất hiện điều kiện biên Robin với các hệ số phức ở dạng sau:
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ở đây n chỉ hướng của pháp tuyến ngoài đối với biên và  
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 chỉ độ sâu bề mặt của vật liệu tại tần số quan tâm. Độ sâu bề mặt 
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 được định nghĩa như sau:
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 là độ từ thẩm và độ dẫn điện tương đối của vật liệu mang dòng điện xoáy có độ sâu bề mặt nhỏ. Các tham số này được định nghĩa bằng cách biểu thị 
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 trong hộp “Small skin depth parameters”. ở tần số bằng không, điều kiện biên này giảm xuống còn 
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· Hỗn hợp. Điều kiện biên này có dạng như sau:
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Các tham số cho lớp điều kiện biên này được biểu thị trong hộp các tham sô điều kiện biên hỗn hợp (Mixed BC parameters box) của hộp thoại. Bằng cách chọn các hệ số , điều kiện biên này có thể là điều kiện biên Robin hoặc điều kiện biên Neumann. Có hai kiểu sử dụng của điều kiện biên này:
1. Bằng cách chọn cẩn thận hệ số c0 và cho c1=0, điều kiện biên này có thể được áp dụng cho các biên ngoài của miền hình học để làm gần đúng các miền giải không biên. Cho nhiều  thông tin  hơn về các bài toán điều kiện biên mở , tham khảo phụ lục C.
2. Điều kiện biên hỗn hợp có thể được sử dụng để đặt cường độ từ trường H song song với một biên. Điều này được thực hiện bằng cách đặt c0 bằng không và c1 bằng giá trị yêu cầu của H ở đơn vị là Amp/Meter. Chú ý rằng điều kiện biên này cũng có thể được sử dụng  để quy định 
[image: image46.wmf]0

n

/

A

=

¶

¶

 tại biên. Tuy nhiên, điều này là không cần thiết, các phần tử tam giác bậc 1 sẽ tạo một biên 
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 bằng mặc định.
· ảnh kép chiến lược. Đây là một dạng điều kiện biên” thực nghiệm” mà tác giả đã tìm thấy ích lợi của nó cho các mục đích riêng của mình qua nhiều thời gian. Điều kiện biên này giống một điều kiện biên “mở” bằng cách giải bài toán  hai lần: một lần với một điều kiện biên Dirichlet cùng tính chất trên biên ảnh kép chiến lược và một lần với một điều kiện Neumann cùng tính chất trên biên ảnh kép chiến lược. Các kết quả từ mỗi lần chạy là trung bình để đạt được kết quả biên mở. Điều kiện biên này chỉ nên được áp dụng  cho biên ngoài của miền hình tròn trong bài toán phẳng hai chiều. Qua một phương pháp của các ảnh , người ta có thấy rằng phương pháp này làm thay đổi kết quả điều kiện biên mở chính xác không có sắt ví dụ chỉ có dòng điện hoặc nam châm tuyến tính với độ từ thẩm đơn vị trong miền giải.

· Tuần hoàn. Đây là điều kiện biên được áp dụng cho hai hoặc ba đối tượng để làm cho từ thế véc tơ trở nên giống nhau  dọc mỗi biên. Dạng điều kiện biên này là hữu ích trong việc khai thác tính đối xứng trong một số bài toán để giảm kích thước của miền cần mô hình hóa. ứng dụng hữu ích khác của điều kiện biên tuần hoàn áp dụng  cho quá trình mô hình hóa các bài toán điều kiện biên mở. Thông thường một điều kiện biên tuần hoàn được thiết lập cho các đường và các công cung khác nhau. Một điều kiện biên tuần hoàn khác phải được định nghĩa cho mỗi phần của biên, khi đó mỗi điều kiện biên tuần hoàn có thể được áp dụng cho một đường hoặc cung và một đường tương ứng hoặc cung trên biên tuần hoàn từ xa.
· Tuần hoàn ngược. Điều kiện biên tuần hoàn ngược được áp dụng  một cách tương tự như điều kiện biên tuần hoàn, nhưng tác dụng của nó là quy ước một biên là âm so với biên khác. Kiểu điều kiện biên này cũng được sử dụng điển hình để giảm miền cần mô hình ví dụ một máy điện có thể được mô hình hóa trong  phân tích phần tử hữu hạn chỉ là một cực.
3.7.3 Các tính chất vật liệu
Hộp thoại tính chất vật liệu được sử dụng để biểu thị các tính chất được kết hợp với các khối được đánh dấu. Các tính chất được biểu thị trong hộp thoại này phải làm việc với vật liệu được chọn cho khối cũng như một số đặc điểm khác của vật liệu như các vật liệu được đặt với nhau như thế nào. Khi một tính chất vật liệu mới được bổ sung hoặc một tính chất hiện tại được sửa đổi, hộp thoại tính chất khối như hình 10 sẽ xuất hiện.

Cũng như các tính chất điểm và biên, bước thứ nhất là chọn tên để miêu tả  vật liệu, Tên vật liệu trong khung là  “New Material” (Vật liệu mới). Khung thứ nhất dùng để đặt độ từ thẩm tuyến tính cho vật liệu. FEMM cho phép bạn chỉ định các độ từ thẩm tương đối khác nhau theo chiều dọc hoặc  chiều ngang( (x cho chiều ngang và (Y cho chiều dọc). Thậm chí nếu bạn đang định nghĩa một vật liệu phi tuyến, bạn nên đặt khác với những gì mặc định trong các  khối này. Cho các bài toán phi tuyến, độ từ thẩm này được sử dụng cho phép lặp ban đầu của phép giải phi tuyến. Đối với các vật liệu phi tuyến, cần kiểm tra đường cong B-H phi tuyến trong khung kiểm tra( ở chế độ mặc định, khung này không được đánh dấu). Để nhập vào đường cong từ hóa , ấn vào nút xây dựng  đường cong từ hóa  (Edit B-H Curve button). Khi ấn vào nút, một hộp thoại xuất hiện cho phép bạn nhập vào dữ liệu (xem hình 11). Thông tin có thể được nhập vào trong các hộp thoại này thường đạt được bằng cách nhập vào từng điểm của đường cong từ hóa có nghĩa là bạn phải nhập vào dữ liệu cho cột mật độ từ cảm B và cường độ từ trường. Để định nghĩa một vật liệu phi tuyến, bạn phải nhập tối thiểu ba điểm và bạn nên nhập từ mười đến mười lăm điểm để có một đường cong từ hóa chính xác. Sau khi nhập dữ liệu cho đường cong từ hóa B-H, cần thiết xem lại đường cong từ hóa có phù hợp với yêu cầu hay không. Điều này được thực hiện bằng cách ấn nút vẽ đường cong từ hóa (Plot B-H Curve button)
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Hình 10: Hộp thoại tính chất khối

trong hộp thoại dữ liệu của đường cong B-H. Bạn  nên xem một đường cong từ hóa B-H giống như đường cong từ hóa trong hình 12. FEMM có thể nội suy giữa các điểm B-H của bạn. Điều này cần thiết nếu bạn nhập vào quá ít các điểm B-H. Một điều quan trọng khác là FEMM cũng có khả năng ngoại suy tuyến tính với phần cuối của đường cong từ hóa nếu như chương trình gặp phải các giá trị của mật độ từ thông và cường độ từ trường nằm ngoài giải giá trị mà bạn đã nhập vào. Phép ngoại suy này có thể sẽ làm cho vật liệu có độ từ thẩm cao hơn là thực tế tại mật độ từ thông lớn. Bạn phải nhập  đủ các giá trị B-H để đạt được một lời giải chính xác vói các cấu trúc  bão hòa sớm.
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Hình 11: Hộp thoại nhập dữ liệu cho đường cong từ hóa

Hộp thoại nhập dữ liệu tiếp theo là Hc. Nếu vật liệu là một nam châm vĩnh cửu, bạn nên nhập của nam châm với đơn vị là Amperes / meter. Tiếp đó là việc nhập vào phần thực và phần ảo của J, đặc trưng cho mật độ dòng điện trong khối. Các quy tắc thông thường cho các đại lượng phần thực và phần ảo được áp dụng cho J. Khung ( biểu thị độ dẫn điện của vật liệu trong khối .Thông thường giá trị này chỉ được sử dụng trong các bài toán điều hòa-thời gian (dòng điện xoáy). Đơn vị của độ dẫn điện là 106 Seymens/Meter (tương đương  106 ( (*Meters)-1). Để tham khảo, đồng ở nhiệt độ phòng có độ dẫn điện là  58 MS/m; thép silíc tốt cho sản xuất động cơ có độ dẫn điện thấp 2 MS/m. Thép dùng để chế tạo máy biến áp  khoảng 9 MS/m. Bạn nên chú ý là độ dẫn điện phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ. Cuối cùng các bộ phận lớn của lõi nên được định nghĩa để có độ dẫn điện bằng không đối với bài toán dòng điện xoáy
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Hình 12: Đường cong từ hóa mẫu

Khung nhập dữ liệu khác chỉ được sử dụng cho các bài toán điều hòa là khung nhập dữ liệu (h áp dụng cho góc trễ. Một bài toán đơn giản với hiện tượng trễ trong các bài toán điều hòa để giả thiết răng hiện tượng trễ tạo nên một góc pha không đổi giữa B và H độc lập với tần số. Điều này tương tự như việc giả thiết rằng mắt từ trễ có dạng elip. Khi đó mắt từ trễ không phải là hình elíp chính xác, góc trễ sẽ thay đổi theo biên độ của kích thích. Điển hình góc trễ không phải là một tham số xuất hiện trong dữ liệu của nhà sản xuất, bạn phải tự mình nhận dạng từ một sự điều chỉnh. Cho hầu hết các lá thép lá, góc trễ nằm giữa 0 và 200 [4].

Khung nhập dữ liệu dlam đặc trưng cho độ dày của các lá thép được sử dụng cho kiểu vật liệu. Nếu vật liệu không phải là thép lá, nhập không vào trong khung. Nếu không thì nhập độ dày của chỉ phần sắt (không kể cách điện) trong khung này  với đơn vị millimeters.Kết hợp với khung nhập vào độ dày của các lá thép còn có khung để nhập vào hệ số lấp đầy của các lá thép. Lựa chọn cuối cùng là hướng của các lá thép. Thông tin này được sử dụng để biểu thị hướng ghép các lá thép. Có các các hướng ghép lõi thép khác nhau để lựa chọn
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Hình 13: Các hướng ghép các lá thép khác nhau

a)Ghép theo phương song song với mặt x,y

b)Ghép song song với trục x

c)Ghép song song với trục y

Các tham số về độ dày của lá thép , hệ số lấp đầy và hướng ghép các lá thép được sử dụng đối với các mô hình lớn sử dụng vật liệu là thép lá. Kết quả  của mô hình này được xét cho các lá thép với hiện tượng từ trễ và dòng điện xoáy trong các bài toán điều hòa. 

3.7.4 Thư viện các vật liệu

Để đưa vào tính chất các vật liệu cho các mô hình nghiên cứu, FEMM đã xây dựng một thư viện cho việc định nghĩa tính chất các khối. Người sử dụng có thể sử dụng thư viện này qua việc lựa chọn Properties | Materials Library  trong thực đơn chính. Khi chức năng này được chọn, hộp thoại thư viện các vật liệu sẽ xuất hiện như hình 14. Tùy chọn này cho phép người sử dụng thay đổi các định nghĩa về tính chất khối giữa mô hình dòng điện và thư viện các vật liệu. Thư viện các vật liệu có thể được đặt cùng thư mục với các file thừa hành khác với tên file là mlibrary.dat. Nếu bạn muốn dời thư viện vật liệu, femm sẽ không thể tìm thấy nó.

3.7.5 Các tính chất mạch

Việc định nghĩa các tính chất của mạch được bổ sung mới cho phiên bản 3 của chương trình. Mục đích của các tính chất mạch chủ yêu là cho phép người sử dụng áp dụng giới hạn tổng dòng điện chảy trong một hay nhiều khối.

Cho các bài toán từ tĩnh, một có thể được áp dụng thay đổi một mật độ dòng điện nguồn qua một vật dẫn quan tâm và để thu được các kết quả tương tự. Tuy nhiên, cho các bài toán dòng điện xoáy các tính chất mạch có nhiều ưu điểm bởi vì chúng cho phép người sử dụng để quy ước dòng điện tổng ví dụ dòng điện nguồn cộng với dòng điện xoáy. Khi đó mật độ dòng điện nguồn chỉ là một thành phần của các dòng điện cho các bài toán điều hòa
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Hình 14: Hộp thoại thư viện các vật liệu

Bằng cách áp dụng các tính chất mạch, một cũng có thể làm kết nối trong các bài toán dòng điện xoáy.ở chế độ mặc định mặc định, tất cả các đối tượng trong bài toán dòng điện xoáy cùng được rút gọn không hạn chế. Không có gì ngăn cản các dòng điện được cảm ứng từ việc quay trở lại trong các phần khác của miền không được nối về mặt vật lý.
Bằng cách áp đặt một mật độ dòng điện thuần túy bằng không đối với mỗi phần vật lý phần vật lý trong miền  hình học, mối liên hệ của mỗi phần được thiết lập và tất cả được quy định để được lưu lại trong phần quan tâm.

Hộp thoại để nhập các tính chất mạch như trên hình 15. Thay cho  việc áp đặt cho dòng điện, các tính chất mạch cũng có thể được dùng để áp dụng một gradient điện áp quy định trước qua một khối hoặc nhóm của các khối.
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Hình 15: Hộp thoại tính chất mạch
3.8 Các chức năng khác 

Để tạo lưới cho mô hình, phân tích mô hình và quan sát kết quả, femm editor phải kèm theo một số chương trình khác. Các phần việc này được thực hiện một cách dễ dàng bằng các nút như trên hình 16.
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Hình 16: Các nút công cụ cho các công việc phụ khác

Nút thứ nhất ( có biểu tượng là lưới màu vàng) để chạy chương trình tạo lưới. Chương trình giải  thực tế sẽ tự động gọi chương trình tạo lưới để đảm bảo rằng lưới  xuất hiện, cho nên bạn không bao giờ bạn phải gọi chương trình tạo lưới trong femme. Tuy nhiên điều quan trọng là bạn cần phải quan sát các lưới được tạo ra có đúng không. Khi mà nút tạo lưới được ấn, chương trình tạo lưới được gọi. 

Nếu bạn có một mô hình rất lớn, thì thông tin lưới sẽ chiếm một lương lớn bộ nhớ khi đó bạn nên sử dụng  tùy chọn “Mesh | Purge Mesh” trong thực đơn chính. Khi chức năng này được chọn thì các lưới sẽ được xóa khỏi bộ nhớ làm cho bộ nhớ được giải phóng cho các sử dụng khác.
Nút thứ hai với biểu tượng tay quay gọi chương trình giải “fkern.exe”. Trước khi fkern thực chất được chạy, chương trình tạo các tam giác đã được gọi để đảm bảo các phần tử hữu hạn đã được tạo ra. Sau đó fkern được gọi, nó mở ra một cửa sổ tạm thời để hiển thị các thông tin trạng thái cho người sử dụng biết. Tuy nhiên fkern yêu cầu không có sự tác động của người sử dụng vào chương trình trong khi nó đang chạy. Khi fkern kết thúc quá trình phân tích, cửa sổ này sẽ biến mất. Thời gian mà fkern cần để phân tích phụ thuộc chủ yếu vào bài toán đang được giải. Thời gian giải có thể nhỏ hơn một giây hoặc tới một vài giờ, phụ thuộc vào kích thước và mức độ phức tạp của bài toán. Nói chung các bài toán từ tĩnh mất ít thời gian hơn. Các bài toán điều hòa mất nhiều thời gian hơn bởi vì kèm theo các bước giải cho số phức. Các bài toán số phức có số ẩn gấp đôi so với một bài toán từ tĩnh cùng số phần tử. Các bài toán tốn nhiều thời gian giải nhất là các bài toán từ tĩnh phi tuyến, khi đó hàng loạt các phép lặp phải được sử dụng để hội tụ đến kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, các bài toán phi tuyến không bao giờ sử dụng nhiều hơn 10 phép lặp. Các phép lặp sau trong các bài toán phi tuyến thường tương đối nhanh hơn các phép lặp trước đó bởi vì các phép lặp sau có thể được bắt đầu với một kết quả xấp xỉ tương đối gần với kết quả thực.
Biểu tượng kính hiển vi lớn được sử dụng để chạy chương trình hậu xử lý sau mỗi  lần phân tích. Mô tả chi tiết của chương trình hậu xử lý được đề cập trong phần 4.
3.9 XuÊt/NhËp file dạng DXF

Để giao diện với các chương trình CAD và các chương trình phần tử hữu hạn khác, femme hỗ trợ khả năng xuất và nhập các file dạng dxf của AutoCAD. Cụ thể là chương trình dịch dxf trong femme được viết cho 13 tiêu chuẩn đã được hiệu đính của dxf. Chỉ có các file dạng dxf trong hệ tọa độ 2D được nhập với cách này.
Để nhập một file dxf, chọn Import DXF trong thực đơn File. Một hộp thoại xuất hiện sau khi file được chọn yêu cầu một giá trị sai số. Sai số này là khoảng cách lơn nhất giữa hai điểm tại đó chương trình coi hai điểm là như nhau. Giá trị mặc định thường là đủ lớn. Tuy nhiên  cho một số file, sai số cần thiết được tăng để có thể nhập file đúng. Femme không hiểu tất cả các đuôi có thể có thể được gộp trong một file dxf. Thay vào đó, một cách đơn giản, nó bỏ các lệnh với các đường ,vòng và cung vẽ. Tất cả các thông tin khác đơn giản được bỏ qua. Nói chung chức năng nhập file dxf có nhiều lợi ích. Nó cho phép người sử dụng có thể vẽ hình theo các chương trình CAD quen thuộc sau đó đưa các hình vẽ vào trong chương trình femme để xây dựng các tính chất biên và vật liệu  cho miền hình học cần nghiên cứu.
Không nên thất vọng khi femme tốn thời gian để nhập file dxf (đặc biệt  với các file dxf lớn). Lý do femme có thể tốn nhiều thời gian để nhập file dxf là ở chỗ femme phải kiểm tra nhiều lần để xoay chuyển file dxf thành một hình hợp lý trong chương trình FEMM. Ví dụ
các file lớn dxf có thể tốn tới một phút hoặc hai phút để nhập. Miền hình học trong femme hiện tại có thể được xuất bằng cách chọn  “Export DXF” trong thực đơn File tới các chương trình CAD để trợ giúp trong quá trình chi tiết hóa của thiết kế tới hoàn chỉnh hoặc được nhập vào các chương trình phần tử hữu hạn hoặc phần tử biên khác.
4. Chương trình hậu xử lý
File femmview.exe là một chương trình hậu xử lý được sử dụng để quan sát các kết quả tạo ra bởi chương trình giải fkern. Chương trình này cũng có thể được tự chạy từ thực đơn “Start” ( để quan sát các bài toán đã giải trước đó) hoặc bắt nguồn trong femme để quan sát các kết quả mới. Các file dữ liệu từ femmview có tiếp đầu ngữ .ans  
4.1 Các chế độ của chương trình hậu xử lý 

Tương tự như chương trình tiền xử lý, chương trình hậu xử lý làm việc với một trong ba chế độ sau, phụ thuộc vào phần việc được thực hiện. Các chế độ đó là:
· Chế độ các giá trị điểm. Trong chế độ này, người sử dụng có thể nhấp chuột vào nhiều điểm trong miền giải. Các giá trị trường địa phương khi đó được liệt ra trong cửa sổ đầu ra của Femmview.
· Chế độ đường bao. Chế độ này cho phép người sử dụng định nghĩa các đường bao tùy ý trong miền giải. Mỗi lần đường bao được định nghĩa, các hình vẽ của các đại lượng trường có thể được tạo dọc theo đường bao, các tích phân đường có thể được tính dọc theo đường bao.
· Chế độ khối. Chế độ khối để người sử dụng định nghĩa một miền con trong miền giải. Một lần miền con được định nghĩa, một số tích phân miền và khối có thể được thực hiện qua miền con định nghĩa. Các tích phân đường gồm năng lượng lưu giữ (cảm kháng) và các loại tổn hao, dòng điện tổng trong khối.
Chế độ của chương trình hậu xử lý hiện tại được điều khiển qua các nút thanh công cụ của chế độ phân tích (Analysis Mode) như hình 17. Các nút lần lượt tương ứng với các chế độ các giá trị điểm ( Point Values) , đường bao (Contour) và chế độ khối (Block).
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Hình 17: Các nút thanh công cụ của chế độ phân tích.
Các nút mờ biểu thị chế độ hiện  tại. ở chế mặc định khi femmview bắt đầu với chế độ các giá trị điểm
4.2 Các thao tác quan sát và làm việc với lưới

Hình ảnh quan sát và các lưới hiện tại được điều chỉnh qua các nút thanh công cụ. Các thao tác cho quá trình quan sát được thực hiện qua các nút thanh công cụ như hình 18, giống như trong chương trình tiền xử lý. Phần 3.4 là các miêu tả chi tiết cho các thao tác về lưới và phần 3.3 là các mô tả chi tiết cho các thao tác quan sát.
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Hình 18: Các nút thanh công cụ cho các thao tác quan sát
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Hình 19: Các nút thanh công cụ cho các thao tác về lưới
4.3 Các lệnh từ bàn phím

Không giống như chương trình tiền xử lý, femmview không phụ thuộc quá nhiều vào các lệnh từ bàn phím. Trong chế độ các giá trị điểm, chỉ một lần ấn phím. Trong chế độ này phím Tab cho phép người sử dụng nhập tọa độ cho một điểm cụ thể . Sau đó giá trị trường tại điểm đó sẽ hiển thị trong cửa sổ đầu ra của Femmview. ở chế độ đường bao, có ba phím được sử dụng . ấn phím Escape để xóa toàn bộ các đường bao hiện tại. ấn Delete để xóa điển cuối cùng được thêm vào cho đường bao hiện tại hoặc các cạnh của khối. Cuối cùng, ấn phím Tab cho phép người sử dụng nhập vào các hệ tọa độ của một điểm trong đường bao hiện tại.
Trong chế độ khối, các phím Escape và Delete có chức năng tương tự như trong chế độ đường bao. Trong chế độ khối, phím Tab không làm thực hiện một chức năng gì cả, khi đó tất cả các điểm trên đường bao cũng phải là các điểm định nghĩa miền hình học của mô hình.
4.4 Các thao tác vói chuột

Các thao tác trong chương trình hậu xử lý phụ thuộc nhiều vào đầu vào chuột. Trong chế độ các giá trị điểm, nhấp nút chuột trái để hiển thị các giá trị trường tại vị trí chuột hiện tại. Khi sử dụng Snap to Grid, các giá trị hiển thị là giá trị tại các nút lưới gần nhất. Trong chế độ đường bao, nhấp chuột để định nghĩa các đường bao. Nhấp  nút chuột trái để thêm vào một điểm, nhấp nút phải chuột nếu vị trí con trỏ chuột gần với đường bao, đường bao đó sẽ có màu đỏ. Các khối được định nghĩa tron chế độ khối tương tự như định nghĩa các đường bao. Một khối được định nghĩa bằng cách vẽ một đường bao quanh miền quan tâm. Đường bao xuất hiện với màu xanh trân màn hình femmview. Khi các điểm cuối của các đường bao gặp nhau, khối được định nghĩa. Tất cả các phần tử bên trong đường bao tạo nên khối khi đó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây trong màn hình femmview. Nhấp nút trái chuột để nhập vào các điểm gần nhất trong miền hình học đầu vào tới đường bao của khối. Tuy nhiên, một khối cũng chỉ có thể được định nghĩa dọc theo các đường thẳng hoặc các cung từ miền hình học đầu vào. Mỗi nút trên biên của khối phải được chọn để hình thành biên của khối. Trong chế độ khối, nút phải chuột không có chức năng gì cả.
4.5 Vẽ đường bao
Một trong những phương pháp để đánh giá khách quan lời giải phần tử hữu hạn là vẽ các đường sức. Những nơi có đường sức dày thì tại đó mật độ từ thông lớn. 
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Hình 20: Các nút thanh công cụ chế độ đồ họa
Đối với các bài toán điều hòa , A bao gồm cả phần thực và phần ảo. Trong trường hợp này femmview cho phép người sử dụng vẽ các đường bao cho phần thực hoặc phần ảo của A. Các đường bao thực có màu đen, các đường bao ảo có màu xàm. Bằng cách mặc định, một tập hợp 19 đường từ thông được vẽ khi một lời giải bắt đầu được tải vào trong femmview. Số và kiểu đường từ thông được vẽ có thể được thay đổi bằng cách sử dụng biểu tượng vẽ đường bao (Contours Plot) khi chọn  chế độ đồ họa của thanh công cụ (xem hình 20. Biểu tượng vẽ đường bao là một biểu tượng với các đường bao màu đen. Khi ấn nút này, một hộp thoại xuất hiện, cho phép chọn số đường bao (cho phép từ 4 đến 100) và vẽ đường bao nào (thực, ảo hoặc không).
4.6 Vẽ mật độ từ thông

Việc vÔ mật độ từ thông cũng là một cách tốt để có được một sự đánh giá nhanh đối với mật độ từ thông trong một số phần của mô hình. Oử chế độ mặc định, hình ảnh mật độ từ thông sẽ không xuất hiện khi femmview bắt đầu. Tuy nhiên, hình ảnh mật độ từ thông có thể xuất hiện bằng cách ấn nút giữa trong lựa chọn chế độ đồ họa của thanh công cụ (xem hình 20). Một hộp thoại sẽ xuất hiện cho phép người sử dụng bật chế độ vẽ mật độ từ thông. Nếu lời giải là của các bài toán điều hòa, ngưới sử dụng có thể vẽ độ lớn của mật độ từ thông hoặc chỉ vẽ phần thực hoặc phần ảo của mật độ từ thông. Mật độ từ thông được phân lớp theo 12 đường phân bố với mật độ từ thông lớn nhất và mật độ từ thông nhỏ nhất. Một ví dụ về hình ảnh mật độ từ thông trong một lõi không khí với hình ảnh của các đường bao và mật độ từ thông như hình 21.
4.7 Vẽ đường

Khi femmview đang được sử dụng trong chế độ các đường bao, một số giá trị trường quan tâm có thể được vẽ dọc theo đường bao định nghĩa. Một hình ảnh của các giá trị trên đường bao định nghĩa được vẽ bằng cách ấn vào biểu tượng  chức năng graph  trong nhóm vẽ và tích phân của các nút thanh công cụ như hình 22. Khi ấn nút này, hộp thoại vẽ đồ thị theo hệ tọa độ X-Y (xem hình 23) xuất hiện với một danh mục rơi gồm các kiểu đường có sẵn. Chọn kiểu đường mong muốn để vẽ và ấn phím OK. Sau khi ấn phím OK, chương trình sẽ tính toán các giá trị yêu cầu dọc theo đường bao định nghĩa. Khi đó các giá trị này được vẽ sử dụng chương trình femmplot, chương trình này được gọi tự động để vẽ.
ở chế độ mặc định, việc ghi lại các dữ liệu vào hộp file văn không được sử dụng. Nếu người sử dụng sử dụng tùy chọn này, hộp thoại chọn file sẽ xuất hiện và nhắc người sử dụng gõ vào một tên file để ghi lại dữ liệu. Dữ liệu được ghi lại ở dạng hai cột. Nếu việc ghi dữ liệu vào file được sử dụng, một cửa sổ femmplot sẽ không xuất hiện. Hiện tại, có các kiểu đường sau được chọn để vẽ:
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Hình 21: Lời giải của một mô hình cuộn dây lõi không khí với các đường bao và mật độ từ thông
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Hình 22: Các nút vẽ thanh công cụ cho  vẽ đường  và tích phân

Thế véc tơ dọc đường bao

Độ lớn của mật độ từ thông dọc đường bao

Thành phần pháp tuyến của mật độ từ thông đối với đường bao

Thành phần tiếp tuyến của mật độ từ thông đối với đường bao

Độ lớn của cường độ từ trường dọc đường bao
Thành phần pháp tuyến của cường độ từ trường đối với đường bao

Thành phần tiếp tuyến của cường độ từ trường đối với đường bao

Hướng của pháp tuyến được hiểu như trên hình 24. Chiều của tiếp tuyến được hiểu là chiều mà trong đó đường bao được định nghĩa
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Hình 23: Hộp thoại vẽ theo hệ tọa độ X-Y

Trong một số trường hợp cụ thể, đại lượng được vẽ có thể không rõ ràng. Điều này có thể xảy ra khi một hình ảnh của cường độ từ trường tiếp tuyến được yêu cầu trên một đường bao thuộc phần tiếp giáp giữa không khí và một khối sắt. Trong trường hợp này, có một sự gián đoạn của cường độ từ trường tiếp tuyến và giá trị của đại lượng này là khác nhau theo mỗi phía của phần tiếp giáp chung. Femmview giải quyết vấn đề này bằng đánh giá liên tục với một khoảng cách nhỏ khác nhau đối với  phía pháp tuyến. Cho nên, bằng cách định nghĩa đường bao tương tự nhưng đảo lại trật tự trong đó các điểm được trình bày rõ,  có thể  vẽ được  các đại lượng quan tâm về  mỗi phía của một biên.
4.8 Các tích phân đường
Mỗi lần  một đường bao được biểu thị trong chế độ đường bao, các tích phân đường có thể được thực hiện dọc theo đường bao chỉ định. Các tích phân này được thực hiện bằng cách đánh giá một số lượng lớn các điểm tại cách đều nhau dọc đường bao và quá trình tích phân sử dụng một chế độ tích phân dạng bốn cạnh đơn giản.
Để thực hiện một thao tác tích phân, ấn biểu tượng tích phân trên thanh công cụ( như hình 22). Một hộp thoại nhỏ xuất hiện với một danh mục rơi. Chọn tích phân yêu cầu từ danh mục rơi và ấn phím OK. Tổng thời gian yêu cầu để thực hiện tích phân sẽ rất nhỏ đối với một số dạng tích phân. Tuy nhiên, một số dạng có thể tốn một vài giây. Khi các phép tích phân  kết thúc, kết quả xuất hiện trên màn hình. Các tích phân đường được hỗ trợ là:
· B.n. Tích phân này trả lại từ thông tổng băng qua pháp tuyến của đường bao. Tích phân này là hữu ích cho việc xác định từ thông tổng theo một đường dẫn từ thông lớn. Tiếp đó kết quả này có lẽ được so sánh với những tiên đoấn từ một mô hình mạch từ đơn giản hơn. Ví dụ
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Hình 24. Chiều pháp tuyến và tiếp tuyến đối với đường bao 
· H.t. Tích phân của cường độ từ trường dọc đường bao tạo  ra một sự  biến thiên  sức từ động giữa các điểm trên các đường bao. Một lần nữa, tích phân này có ích cho việc so sánh hoặc đánh giá các mô hình mạch từ.
· Độ dài đường bao. Tích phân này tính toán độ dài của đường bao định nghĩa với đơn vị meter
· Lực do ứng suất. Dạng tích phân này tính toán lực tạo ra trên đường bao rút ra từ ứng suất Maxwell. Để có các kết quả lực ý nghĩa cần có chọn đường để tích phân (tham khảo phần 4.10 cho thông tin chi tiết của quá trình tính toán lực và mômen)
· Mômen do ứng xuất . Dạng tích phân này tính toán mômen tại một điểm từ ứng xuất Maxwell. Một lần nữa, một số chỉ dẫn phải được kèm theo để đạt được các kết quả mômen chính xác (xem phần 4.10)
· B.n2.  Dạng tích phân này tính bình phương của từ thông dọc theo đường bao. Dạng tích phân này không được sử dụng một cách phổ biến. Nhưng nó đem lại lợi ích cho một số mục đích chuyên môn truớc kia, giống như xác định giá trị hiệu dụng của một sự phân bố của từ thông xoay chiều.
4.9 Các tích phân khối
Khi một đường bao kín được chỉ định trong chế độ khối và khối xuất hiện được làm nổi bật lên với màu xanh lá cây thì các tích phân khối được tính toán trên miền được chỉ định. Các tích phân này được thực hiện bằng phép tích phân phân tích phần chủ yếu qua mỗi phần tử trong miền định nghĩa và cộng lại các kết quả cho tất cả các phần tử.
Để thực hiện tích phân, ấn biểu tượng tích phân trên thanh công cụ ( như hình 22). Một hộp thoại nhỏ xuất hiện với một danh mục rơi. Chọn tích phân yêu cầu từ danh mục rơi và ấn phím OK. Nói chung, tích phân khối tốn một vài giây để tính, đặc biệt là phụ thuộc vào độ dày của các phần tử. Khi quá trình tích phân được hoàn tất, kết quả xuất hiện trên màn hình. Tích phân khối hiện tại được hỗ trợ là:

· A.J . Dạng tích phân này được thực hiện để tính cảm kháng cho các bài toán tuyến tính. Nói chung, cảm kháng của bản thân một cuộn dây là:
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ở đây i là dòng điện chảy trong cuộn dây.

A Tích phân này có thể được dùng để tính toán hỗ cảm giữa các cuộn dây. Tương tự như công thức tính điện kháng bản thân, hỗ cảm được tính như sau:
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ở đây A1 là thành phần của A được tạo bởi cuộn dây thứ nhất, J2 là mật độ dòng điện trong cuộn dây thứ hai, i1 và i2  lần lượt là các dòng điện trong cuộn dây thứ nhất và cuộn dây thứ hai. dV2 có ý nghĩa là tích phân được thực hiện qua thể tích của cuộn dây thứ hai. Chúng ta có thể xắp xếp lại (23) để có một công thức đơn giản hơn bằng cách sử dụng quan hệ  n2*i2=J2*a2 ( Số vòng cuộn thứ hai nhân với dòng điện trong cuộn thứ hai bằng mật độ dòng điện trong cuộn thứ hai nhân với tiết diện dây dẫn của cuộn thứ hai). Thay thế vào J2 trong công thức(23) ta có:
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ở đây phần thứ nhất trong ngoặc của công thức (24) là một phần trong của vòng dây 2 được hướng ra phía ngoài trang giấy và phần thứ hai là một phần của các vòng dây cuộn 2 đâm vào bên trong trang giấy. Để tính hỗ cảm với FEMM, thay các giá trị vào công thức (24). Đầu tiên, chạy mô hình với chỉ cuộn 1 được bật. Sau đó tích phân A theo thể tích mà trong đó không xét đến cuộn dây thứ hai (cuộn dây thứ hai không được bật). Cho các bài toán phẳng, điển hình bạn sẽ phải tạo hai quá trình tích phân tách biệt. Một tích phân miền  mà trong miền đó các vòng dây trong cuộn 2 được hướng ra ngoài trang giấy và một tích phân miền  mà trong miền đó các vòng dây trong cuộn 2 được hướng vào trong trang giấy. Cộng hai kết quả này lại để thu được tích phân A1dV2 tổng. Cuối cùng nhân kết quả tích phân với n2/(i1a2) để thu được hỗ cảm. 
· Năng lượng trường điện từ. Chức năng này tính toán năng lượng lưu lại trong trường điện từ trong miền được chỉ định. Tích phân này có thể được sử dụng như một phương pháp để tính điện cảm cho các bài toán tuyến tính. Xác định E là năng lượng  trong trương điện từ, điện cảm có thể được tính theo công thức sau:
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Trong trường hợp vật liệu phi tuyến, năng lượng được tính qua công thức sau:
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Đồng năng lượng trường điện từ. Cho các bài toán phi tuyến, đồng năng lượng về mặt số học giống như năng lượng. Cho các bài toán phi tuyến, đồng năng lượng được định nghĩa như sau:

[image: image68.wmf])

27

(

dV

dH

)

H

(

B

W

H

0

'

'

c

ò

ò

÷

÷

ứ

ử

ỗ

ỗ

ố

ổ

=


Đồng năng lượng được sử dụng trong phương pháp tính toán lực thay đổi được. Để tính toán lực qua đồng năng lượng, dòng điện được coi là hằng số và vị trí của đối tượng lực tác động. Lực có thể ước lượng bằng công thức sau:
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Trong đó p biểu thị vị trí ban đầu, 
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  biểu thị vị trí thay đổi và 
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 là độ lớn của sự thay đổi. Thành phần lực được xác định bằng phương pháp này tác động dọc theo hướng thay đổi. Phải thực hiện hai thao tác như vật để thu được thành phần lực theo phương ngang và phương đứng. 
· Tổn hao trễ và  dòng xoáy. Dùng để tính toán tổn hao trễ trong các lõi thép được ghép từ các lá thép trong các bài toán điều hòa.
· Tổn hao dây quấn. Thực hiện tích phân tổn hao i2 R do dòng điện theo phương z hoặc hướng 
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 nếu là bài toán đối xứng trục.

· Mặt cắt ngang khối. 

· Tổn hao tổng. Tính tổng tổn các tổn hao từ các cơ cấu tổn hao có thể có trong khối cụ thể. Điều này đặc biệt có lợi cho việc tìm các tổn hao trong một miền mà có nhiều vật liệu khác nhau.
· Lực Lorentz (JxB). Lực Lorentz là lực tạo ra của từ trường tác động lên dòng điện
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· Mô men Lorentz (rxJxB). Dùng để tính toán mô men Lorentz xuất phát từ lực Lorentz.
· Tích phân B qua miền. Tích phân này có thể là hữu ích trong việc tính toán các lực Lorentz. Khi đó lực Lorentz là JxB, được sinh ra nếu một cuộn dây đặt trong một phần của miền giải có thể tính bằng cách tích phân B sau đó qua mật đọ dòng điện để tính lực.
· Dòng điện tổng. Tính dòng điện tổng trong một khối cụ thể.
· Thể tích khối. Cho các bài toán đối xứng trục, chức năng này sẽ tính toán thể tích của khối chọn.
4.10 Tính lực/mô men

Gần đây, việc ước lượng lực điện từ  và mô men điện từ thường là mục tiêu của một phân tích phần tử hữu hạn. Tuy nhiên, việc sử dụng ứng xuất Maxwell không cẩn thận sẽ đưa đế những kết quả của lực và mô men không đúng. Mục đích của phần này là giải thích làm thế nào để đặt một bài toán và chọn các cách thực hiện tích phân sao cho việc ước lượng lực và mô men qua phương pháp ứng suất.
ứng xuất Maxwell quy định một lực trên một đơn vị diện tích được sinh ra bởi trường điện từ trên một bề mặt. Lực vi phân sinh ra được tính như sau:
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ở đây n biểu thị pháp tuyến so vói bề mặt tại một điểm quan tâm. Lực thuần túy trên một đối tượng được tính bằng cách tạo ra một bề mặt chứa đối tượng quan tâm và tích phân cường đồ trường theo bề mặt đó.

Về lý thuyết tích phân của công thức (30) sẽ tính một lực điện từ tren một đối tượng, các bài toán số học sẽ phát sinh khi cố gắng để xác định tích phân này trên lưới phần tử hữu hạn của các tam giác bậc nhất. Mặc dù lời giải của thế véc tơ là tương đối chính xác, sự phân bố của B và H kém chính xác hơn một bậc, khi đó các đại lượng này có thể tính được bằng cách vi phân các hàm thử nghiệm của A tức là A được mô tả bằng một hàm tuyến tính trên mỗi phần tử, nhưng B và H là những hằng số trên mỗi phần tử. Sai số của B và H có thể là lớn đối với mỗi phần tử mà trong đó lời giải chính xác của B và H thay đổi nhanh chóng. Các sai số lớn có thể xuất hiện trong các thành pần tiếp tuyến của B và H trong các phần tử kề nhau đối với các biên giữa các vật liệu có độ từ thẩm khác nhau. Sai số lớn nhất xuất hiện trên các bề mặt tiếp giáp tại các góc mà tại đó lời giải chính xác  của B tạo nên một sự không bình thường. Cuối cùng là nếu ứng xuất được xác định trên mặt tiếp giáp giữa hai vật liệu khác nhau thì các kết quả sẽ có sai số cụ thể. Tuy nhiên, ứng xuất có tính chất cho lời giải chính xác tương tự kết quả thu được không liên quan đến đường tích phân miễn là đường bao bọc vật thể quan tâm và chỉ băng qua không khí ( hoặc là mỗi điểm trong đường bao nằm trong miền với độ từ thẩm là hằng số). Điều này có nghĩa là ứng xuất có thể tính được trên một đường bao với một số phần tử xa bề mặt của một đối tượng mà ở đó lời giải của B và H có độ chính xác cao hơn nhiều. Kết quả của lực chính xác hơn nhiều có thể tính được bằng cách tích phân dọc theo đường bao với việc bỏ đi một số phần tử  từ bất kỳ biên nào. Quá trình trên là lý luận cơ bản cho hướng dẫn đầu tiên để tính lực qua ứng xuất:

Không bao giờ tích phân ứng xuất dọc mặt tiếp giáp giữa các vật liệu. Phải luôn định nghĩa đường bao cho quá trình tích phân là một đường kín xung quanh đối tượng quan tâm với đường bao vói một số phần tử được dời đi (tối thiểu là hai phần tử) khỏi bất kỳ biên nào.
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Hình 25: Đường bao được định nghĩa đúng để tính tích phân ứng xuất Maxwell
Hình 25 trình bày một ví dụ về một đường bao được định nghĩa đúng . Đây là một ví dụ về một nam châm hình móng ngựa tác động lên một khối sắt. Mục đích là tính được lực điện từ tác động lên khối sắt. Đường màu đỏ đặc trưng cho đường bao định nghĩa cho việc tích phân.Luôn phải định nghĩa đường bao theo chiều quay của kim đồng hồ quanh khối sao cho pháp tuyến đối với đường bao hướng ra ngoài và để dấu đúng. 
Để  trợ giúp cho việc định nghĩa đường bao kín, lưới và chế độ" Snap to Grid" đã được bật và các góc của đường bao là các điểm lưới mà được chỉ định bằng cách nhấp chuột phải.

Quy tắc thứ hai để có được kết quả chính xác của lực là:

· Luôn sử dụng một số lượng đủ lớn các phần tử có thể được trong các bài toán. Thậm chí một đường tích phân đã được chọn đúng (xa với các biên), một vài sai số đáng kể vẫn xuất hiện nếu một lưới   coarse được sử dụng. Chú ý rằng (30) được sử dụng cho B2 . Điều này có nghĩa là ứng xuất có độ chính xác cao hơn B. Cách duy nhất để tính toán chính xác ngược trở lại là sử dụng với mật độ lưới cao.   Bằng cách so sánh các kết quả ứng với mật độ lưới khác nhau. Bạn có thể thấy được mức độ chính xác ( bằng cách nhìn vào các con số thay đổi giữa các mật độ lưới. Sau đó bạn lấy mật độ lưới nhỏ nhất mà tạo nên sự hội tụ tới giá trị chính xác mong muốn. Đối với việc tính toán mô men, tất cả các quy tắc tương tự có thể được áp dụng. Một số chương trình kiểm nghiệm beta đang sử dụng FEMM để tính mô men trong động cơ và máy phát điện. Ta hãy xét động cơ điện như hình 26. Hình 26 là hình vẽ mặt cắt ngang của một động cơ điện không đồng bộ ba pha có sáu cực. Rô to của động cơ là các lá thép được ghép lại với nhau. Để tính toán mô men khởi động của động cơ, cho động cơ làm việc và sử dụng một phép phân tích với tần số 60 Hz. Mô men được tính bằng bằng cách tích phân từ ứng xuất Maxwell dọc theo một đường chạy qua tâm của khe hở không khí giữa rô to và stato.
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Hình 26: Mặt cắt ngang của một động cơ không đồng bộ ba pha sáu cực
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Hình 27: Hình học đầu vào của miền khe hở không khí.
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Hình 28: Lời giải với tích phân đường định nghĩa trong miền khe hở không khí

4.10 Đưa ra ngoài các hình vẽ.

Trong một số trường hợp người sử dụng cần thiết đưa ra ngoài các hình vẽ hoặc đồ thị từ lời giải của FEMM vào một báo cáo hoặc một văn bản tiện lợi cho việc giải trình. Quá trình này có thể thực hiện một cách dễ dàng bằng cách sử dụng chức năng Copy as Bitmap hoặc Copy as Metafile trong thực đơn Edit của thực đơn chính. Các lệnh này sẽ lấy bất cứ những gì hiện tại trong cửa sổ femmview và sao lại vào trong clipboard như một file ở dạng bmp và emf. Sau đó các dữ liệu clipboard được dán trực tiếp vào trong hầu hết các ứng dụng như Word...

Latex là một chương trình điển hình để tìm Postscript cho các đầu ra dưới dạng đồ họa.FEMM không hỗ trợ đầu ra postscript trực tiếp, nhưng nó vẫn tương đối dễ dàng để tạo hình postscript với FEMM. Để có được một phiên bản postscript của quan sát đầu ra, đầu tiên bạn phải đặt driver cho  một máy in postscript cho đầu ra dưới dạng file. Điều này có thể thực hiện qua các bước sau đây:

1. Chọn Settings/Printers  trong thực đơn Start của Window. Một cửa sổ gồm một danh mục của các máy in sản xuất gần đây sẽ xuất hiện.

2. Nhấp kép chuột vào biểu tượng Add Printer. Cửa sổ Add Printer sẽ xuất hiện trên màn hình.

3. Chọn Local Printer, chọn Next

4. Một danh sách của các máy in sẽ xuất hiện. Chọn một máy in postscript trong danh sách này. Máy in hiệu Apple Laserwriter II NT là chọn lựa tốt nhất.

5. Chọn FILE: như cổng sẽ được sử dụng với máy in này.

6. Chấp nhận chế độ mặc định cho tất cả các câu hỏi còn lại.

Bây giờ, khi bạn muốn một hình vẽ postscript của màn hình hiển thị hiện tại, chỉ cần chọn File/Print của thực đơn chính. Khi đó bạn sẽ được nhắc để nhập vào tên file và đồ thị sẽ được ghi lại trong file có tên mà bạn vừa đặt.
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Hình 29: Hộp thoại kết quả của mạch

4.12 Các kết quả về mạch

Nếu tính chất của mạch được sử dụng để chỉ định kích thích. Một công cụ hữu ích sẵn sàng truy cập tới trở kháng của mạch. Để quan sát các kết quả mạch chọn View—Circuit Props trong thực đơn chính của chương trình femmview. Một hộp thoại như hình 29 sẽ xuất hiện. Một danh mục rơi có trong hộp thoại cho phép người sử dụng có thể chọn. Khi một mạch được chọn, gradient điện áp, dòng điện tổng và trở kháng kết hợp với mạch đó được hiển thị. Cho các mạch trong các khối không dẫn điện, chỉ có một tập con thông tin được hiển thị

4.13 Các lệnh quan sát hữu ích khác

Độ nhẵn. ở chế độ  mặc định, một thuật toán nhẵn được áp dụng đối với lời giải của mật độ từ thông. Do các tam giác bậc nhất được sử dụng như những hàm thử nghiệm cho thế véc tơ cho nên phân bố của nên mật độ từ thông và cường độ từ trường là những hằng số trong mỗi phàn tử. Thuật toán nhẵn sử dụng phép nội suy lân cận gần nhất để xác định tính phân bố của B và H tuyến tính. Lời giải nhẵn nói chung trông tốt hơn trên màn hình và trong một số truờng hợp làm tăng độ chính xác  của B và H trong mỗi phần tử. Tuy nhiên bạn muốn tạo một độ nhẵn có thể thực hiện bằng cách chọn tùy chọn Smoothing.

Chỉ ra các điểm đặc biệt khi thực hiện các đồ thị cho các báo cáo hoặc trình bày bằng cách ẩn các hộp nhỏ trên màn hình biểu thị các điểm nút đầu vào. 

· Sử dụng thanh công cụ để làm ẩn hoặc hiện thanh công cụ nổi

· Sử dụng tính chất điểm để làm ẩn hoặc hiện các hộp thoại nổi hiển thị các thông tin về tính chất.

5 Ngôn ngữ Lua

5.1 Lua là gì?

Lua là một ngôn ngữ mở rộng được sử dụng để tạo khả năng soạn thảo. File soạn thảo Lua là file văn bản đơn giản. Mã viết hiện tại là thực nghiệm. Lua là một ngôn ngữ hoàn chỉnh, mở. Vì chương trình lua được soạn thảo theo các chương trình soạn thảo văn bản cho nên có thể dùng bất cứ chương trình soạn thảo văn bản nào để xây dựng một chương trình dùng ngôn ngữ Lua ví dụ như Notepad trong Windows.
Kết hợp với việc sử dụng các lệnh của Lua chuẩn, một số các chức năng cụ thể được bổ sung cho  quá trình thao tác file trong chương trình tiền và hậu xử lý. Các lệnh này được mô tả trong các phần sau đây.
Soạn thảo Lua được thực hiện trong Open Lua Script của thực đơn File hoặc có thể trong chương trình tiền hoặc hậu xử lý. Một hộp thoại chọn file xuất hiện và các file viết bằng  Lua được thực hiện
5.2 Sử dụng Lua trong chương trình tiền xử lý
Một số lệnh khác nhau có sẵn trong chương trình tiền xử lý. Hai quy định cho quá trình đặt tên có thể được sử dụng: Thứ nhất là tách các từ trong các tên lệnh bằng các gạch dưới hoặc bỏ các gạch dưới. Một danh mục xen kẽ, tên của các chức năng soạn thảo chương trình tiền xử lý tương đương được chỉ trong bảng 3
5.2.1 Các lệnh thêm/xóa đối tượng
· addnode(x,y): Thêm một nút tại điểm có tọa độ (x,y)
· addsegment(x1,y1,x2,y2): Thêm một đường mới từ một nút gần tọa độ (x1,y1) tới nút gần tọa độ(x2,y2)

· addblocklabel(x,y): Thêm một dấu khối tại điểm (x,y)

· addarc(x1,y1,x2,y2,angle,maxseg): Thêm một cung mới từ một điểm gần nhất (x1,y1) tới một điểm (x2,y2) với một góc là “angle” và được chia thành các phần “maxseg”

· deleteselected: Xóa tất cả các đối tượng được chọn

· deleteselectednodes: Xóa tất cả các nút đã chọn

· deleteselectedlabels : Xóa tất cả các đánh dấu khối đã chọn

· deleteselectedsegments: Xóa các đường đã chọn

· deleteselectedarcsegments: Xóa các cung đã chọn
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Bảng 3: Tên của các chức năng soạn thảo trong chương trình tiền xử lý
5.2.2 Các lệnh về hình học
· clearselected() Xóa tất cả các nút, khối, đường hoặc cung được chọn
· selectsegment(x,y): Chọn đường gần tọa độ(x,y)
· selectnode(x,y): Chọn nút gần tọa độ(x,y)
· selectlabel(x,y): Chọn đánh dấu gần tọa độ (x,y)
· selectarcsegment(x,y): Chọn cung gần tọa độ (x,y)
· selectgroup(n): Chọn nhóm thứ n của các nút, đường, cung và dấu khối. Chức năng này sẽ xóa tất cả các phần tử được chọn trước đó và bỏ chế độ soạn thảo (editmode) trong 4
5.2.3 Các lệnh đánh dấu đối tượng

· setnodeprop("propname",groupno): Đặt tính chất cho các nút được chọn “propname” và số nhóm “gropno”. Chú ý là tính chất phải tồn tại trước khi gọi chức năng này.
· setblockprop ("blockname", automesh, meshsize, "incircuit", magdirection,
group): Đặt tính chất cho các khối đánh dấu

– Block property "blockname".

– automesh: 0 = kích thước lưới được định nghĩa, 1 = tự động chọn kích thước lưới
– meshsize: Đặt kích thước lưới cho khối đánh dấu bằng nhãn này.

– Khối là một phần của mạch  được đặt tên là "incircuit" (Chú ý tên mạch phải tồn tại trước đó)
– Quá trình từ hóa  được điều khiển theo góc được đo bằng độ được biểu thị bằng magdirection
– Một thành phần của một số nhóm  group

· setsegmentprop("propname", elementsize, automesh, hide, group) Đặt cho các đường chọn có 
· Tính chất biên "propname"

· Kích thước phần tử địa phương dọc đường không lớn hơn kích thước phần tử

· automesh:0=định nghĩa kích thước theo người sử dụng,1=tự động chọn kích thước lưới dọc các đường chọn.
· hide: 0=không ẩn trong chương trình hậu xử lý, 1= ẩn trong chương trình hậu xử lý
– Một thành phần của một số nhóm  group

· setarcsegmentprop(maxsegdeg, "propname", hide, group): Đặt các cung chọn để có:

–Được tạo lưới với các phần tử mà đo với số độ lớn nhất cho mỗi phần tử 
– Tính chất biên "propname"

· hide: 0=không ẩn trong chương trình hậu xử lý, 1= ẩn trong chương trình hậu xử lý
– Một thành phần của một số nhóm  group

5.2.4 Các lệnh của bài toán
· probdef(frequency,units,type,precision): Thay đổi định nghĩa của bài toán. Đặt tần số theo tần số mong muốn với đơn vị là Hertz. Các đơn vị đo chiều dài được sử dụng là "inches", "milimeters", "centimeters", "mils", "meters” và  "micrometers".
Đặt problemtype cho các bài toán phẳng  2D (planar) hoặc “axi” cho bài toán đối xứng trục
Tham số precision xác định độ chính xác yêu cầu bởi chương trình giải. Ví dụ nhập 1e-8 yêu cầu sai số nhỏ hơn 10-8.
· analyse(flag) chạy chương trình fkern để giải bài toán . Tham số flag điều khiển của sổ fkern có thể nhìn thấy hoặc thu nhỏ. Cho một cửa sổ nhìn thấy có thể chỉ định O hoặc không có giá trị nào cho flag, để thu nhỏ cửa sổ flag nên được chỉ định bằng 1.
· runpost("filename")  khởi động chương trình hậu xử lý và điều khiển femmview chạy các file Lua”tên file”. Lời giải hiện tại cũng sẽ được  chuyển tới femmview. Tên file phải có trong một định dạng C printf .
5.2.5 Các lệnh với file
· savefemmfile("filename") Lưu lại file với tên file "filename". Nếu bạn sử dụng một đường dẫn thì phải sử dụng hai đường chéo ví dụ c:\\temp\\myfemmfile.fem.
· openfemmfile("filename"): mở một file có tên là "filename". Nếu bạn sử dụng một đường dẫn thì phải sử dụng hai đường chéo ví dụ c:\\temp\\myfemmfile.fem. Nếu tên file có khoảng trống ví dụ tên file như c:\program files\stuff thì bạn phải đặt tên file bên trong dấu nháy bằng cách sử dụng một chuỗi \”. Ví dụ: runpost("\"c:\\program files\\femm30\\bin\\testpost.lua\"")
· newdocument(): xóa tất cả mọi thứ để có một văn bản mới trắng.
5.2.6 Các lệnh làm việc với lưới

· createmesh() : chạy chương trình tạo các lưới tam giác. of performing an analysis, as 

· showmesh() : hiển thị các lưới.
· purgemesh() xóa các lưới khỏi màn hình và bộ nhớ.
5.2.7 Các lệnh soạn thảo

· copyrotate(bx, by, angle, copies, (editaction) )
– bx, by – điểm gốc để quay
– angle – góc mà các đối tượng chọn được thay đổi nhiều để sao chép đơn vị là độ 
– copies – số lượng sao chép với đối tượng đã chọn
· copytranslate(dx, dy, copies, (editaction))
– dx,dy – Khoảng cách thay đổi của đối tượng.

· copies – số lượng sao chép với đối tượng đã chọn 

· editaction 0 –nút, 1 – đường, 2 –dấu khối, 3 – cung, 4-nhóm
· moverotate(bx,by,shiftangle (editaction))
· bx, by – điểm gốc để quay
· shiftangle – góc quay đối tượng tính bằng độ.

· editaction 0 –nút, 1 – đường, 2 –dấu khối, 3 – cung, 4-nhóm 

· movetranslate(dx,dy,(editaction))

– dx,dy – khoảng cách đối tượng dịch chuyển.

· editaction 0 –nút, 1 – đường, 2 –dấu khối, 3 – cung, 4-nhóm 

· scale(bx,by,scalefactor,(editaction))
– bx, by – điểm gốc để thay đổi tỷ lệ

– scalefactor – tỷ lệ nhân
· editaction 0 –nút, 1 – đường, 2 –dấu khối, 3 – cung, 4-nhóm 

· mirror(x1,y1,x2,y2,(editaction)) tạo một hình đối xứng với đối tượng chọn qua đường thẳng đi qua hai điểm (x1,y1) và (x2,y2). editaction 0 –nút, 1 – đường, 2 –dấu khối, 3 cung, 4-nhóm .

· seteditmode(editmode) Đặc chế độ soạn thảo cho :

– "nodes" - nút
– "segments" - đường
– "arcsegments" - cung
– "blocks" – dÊu khèi
– "group" – nhóm được chọn
Lệnh này sẽ ảnh hưởng đển tất cả các sử dụng của các lệnh soạn thảo khác sau đó nếu chúng được sử dụng không có tham số editaction.
5.2.8 Các lệnh phóng to/thu nhỏ
· zoomnatural() :thu nhỏ/phóng to tự nhiên
· zoomout() :thu nhá 50%.

· zoomin() :phãng to 200%.
· zoom(x1,y1,x2,y2) Quan sát khu vực từ góc trái (x1,y1) tới góc phải (x2,y2) trong màn hình.
5.2.9 Các tính chất của đối tượng
· addmaterial("materialname", mu_x, mu_y, H_c, Jr, Ji, Cduct, Lam_d, Theta_h,
lam_fill, LamType):Đặt tính chất cho một vật liệu được đưa vào sử dụng gọi là "materialname"
· mu_x : Độ từ thẩm tương đối theo hướng x hoặc r 
· mu_y :Độ từ thẩm tương đối theo hướng y hoặc z
· H_c : Permanent magnet coercivity in Amps/Meter.
– Jr Real (trong pha) :mật phần của mật độ dòng điện  đo bằng Amps/mm 2 .
– Ji Imaginary (ngoài pha):mật phần của mật độ dòng điện  đo bằng Amps/mm 2 
– Cduct :Độ dẫn điện của vật liệu tính bằng MS/m.

– Lam_d : Độ dày lá thép tính bằng  millimeters.

– Theta_h: Góc trễ  trễ của hiện tượng từ trễ tính bằng độ.
– Lam_fill:  Hệ số lấp đầy các lá thép 
– Lamtype: Kiểu ghép lá thép 
_ 0 – Không ghép các lá hoặc ghép các lá song song x,y
_ 1 – Ghép các lá song song trục x hoặc r 
_ 2 – Ghép các lá song song trục y hoặc z
· addbhpoint("blockname",b,h): Nhập các điểm của đường cong từ hóa của vật liệu được chỉ định bởi "blockname". Các điểm được nhập có một mật độ từ thông  B đo bằng Tesla và cường độ từ trường H đô bằng Amps/Meter.
· clearbhpoints("blockname"): Xóa tÊ cả các điểm kết hợp với vật liệu được chỉ định bởi "blockname". 
· addpointprop("pointpropname",a re,a im,j re,j im): Nhập vào tính chất một điểm với tên "pointpropname" với một thế chỉ định a_im, a_re đo bằng Webers/Meter  hoặc một dòng điện điểm j_im,j_re đo bằng Amps.
· addboundprop("boundpropname", A0, A1, A2, Phi, Mu, Sig, c1, c0, BdryFormat): Nhập vào một tính chất biên mới với tên là "boundpropname"
· Cho một điều kiện biên kiểu A được quy định, yêu cầu đặt các tham số A0, A1, A2 và Phi. Đặt 0 cho tất cả các tham số.

· Cho điều kiện biên kiểu độ sâu bề mặt nhỏ, đặt Mu bằng độ từ thẩm tương đối theo yêu cầu và Sig bằng độ dẫn điện theo yêu cầu đơn vị là MS/m. Đặt BdryFormat bằng 1 và tất cả các tham số khác bằng 0.

· Để có một điều kiện biên dạng hỗn hợp, đặt C1 và C0  theo yêu cầu và đặt BdryFormat  bằng 2. Đặt các tham số khác bằng 0.

· Cho điều kiện biên ảnh kép chiến lược, đặt BdryFormat bằng 3 và các tham số khác bằng 0.

· Cho một điều kiện biên tuần hoàn, đặt BdryFormat bằng 4 và các tham số khác bằng 0.
· Cho một điều kiện biên tuần hoàn ngược, đặt BdryFormat bằng 5 và các tham số khác bằng 0.

· addcircprop("circuitname", i re, i im, dvolt re, dvolt im, circuittype): nhập vào một tính chất mạch với tên "circuitname" với một gradient điện áp được quy định hoặc một dòng điện tổng được quy định. Đặt các cặp giá trị không sử dụng bằng 0. Tham số circuittype là 0 cho dòng điện được quy định và 1 cho gradient điện áp quy định
· deletematerial("materialname"): xóa một vật liệu có tên là "materialname".

· deleteboundprop("boundpropname"): xóa tính chất biên có tên là  "boundpropname".

· deletecircuit("circuitname") : xóa mạch có tên là “ circuitname”.

· deletepointprop("pointpropname"): xóa tính chất điểm có tên là "pointpropname"

modifymaterial("BlockName",propnum,value): Chức năng này cho phép  sửa đổi tính chất của một vật liệu không cần định nghĩa lại toàn bộ vật liệu ( ví dụ dòng điện có thể được sửa đổi qua từng bước chạy chương trình). Vật liệu sửa đổi được chỉ định bởi tên khối "BlockName". Tham số tiếp theo là số lượng tính chất đặt. Số cuối cùng là giá trị được sử dụng đối với tính chất chỉ định. Các tính chất khác nhau sửa đổi được liệt kê dưới đây:
	Số tính chất
	Ký hiệu
	Mô tả

	0 
	BlockName
	Tên khối

	1 
	
[image: image80.wmf]x

m


	Độ từ thẩm tương đối theo  hướng x (hoặc r)

	2 
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	Độ từ thẩm tương đối theo  hướng y (hoặc z)

	3 
	HC
	Cường độ từ trường,Amps/Meters

	4 
	Jr
	Phần thực của mật độ dòng điện,MA/mm2

	5 
	Ji
	Phần ảo của mật độ dòng điện ,MA/mm2

	6 
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	Điện dẫn, MS/m

	7 
	dlam
	Độ dày lá théo,mm

	8 
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	Góc từ trễ, độ

	9 
	LamFill
	Hệ số lấp đầy

	10 
	LamType
	Kiểu ghép lá thép 0=Không, song song x,y; 1=song song x; 2=song song y


· modifyboundprop("BdryName",propnum,value): Chức năng này cho phép sửa đổi một tính chất biên. Điều kiện biên được sửa đổi được chỉ định bởi  "BdryName". Tham số tiếp theo số biên để đặt. Số cuối cùng là giá trị được sử dụng cho biên được chỉ định. Các biên khác nhau được sửa đổi được liệt kê dưới đây:
	Số thứ tự tính chất
	Ký hiệu
	Mô tả

	0 
	BdryName
	Tên của tính chất biên

	1 
	A0
	Tham số A được quy định

	2 
	A1
	Tham số A được quy định

	3 
	A2
	Tham số A được quy định

	4 
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	Pha của A được quy định

	5 
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	Độ từ thẩm tương đối

	6 
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	Độ dẫn điện, MS/m

	7 
	c0
	Tham số điều kiện biên hỗn hợp

	8 
	c1
	Tham số điều kiện biên hỗn hợp

	9 
	BdryFormat
	Kiểu điều kiện biên
0=A được quy định

1=Độ sâu bề mặt nhỏ

2=Hỗn hợp

3=ảnh kép chiến lược

4=Tuần hoàn

5=Tuần hoàn ngược


· modifypointprop("PointName",propnum,value): Chức năng này cho phép sửa đổi một tính chất điểm. Tính chất điểm sửa đổi được chỉ định bởi tên điểm "PointName".  Tham số tiếp theo là số tính chất được đặt. Số cuối cùng là giá trị được sử dụng cho tính chất được chỉ định. Các tính chất khác nhau được sửa đổi được liệt kê dưới đây:

	Số tính chất (propnum)
	Ký hiệu (Symbol)
	Mô tả (Description)

	0 
	PointName
	Tên của tính chất điểm

	1 
	Are
	Phần thực của thế nút, Weber/Meter

	2 
	Aim
	Phần ảo của thế nút, Weber/Meter

	3 
	Jre
	Phần thực của dòng điện nút, Amps

	4 
	Jim
	Phần ảo của dòng điện nút, Amps


· modifycircprop("CircName",propnum,value): Chức năng này cho phép sửa đổi một tính chất mạch. Tính chất mạch sửa đổi được chỉ định bởi tên mạch "CircName".Tham số tiếp theo là số tính chất được đặt. Số cuối cùng là giá trị được sử dụng cho tính chất được chỉ định. Các tính chất khác nhau được sửa đổi được liệt kê dưới đây:
	Số tính chất (propnum)
	Ký hiệu (Symbol)
	Mô tả (Description)

	0 
	CircName
	Tên của tính chất mạch

	1 
	ire
	Phần thực của dòng điện tổng

	2 
	iim
	Phần ảo của dòng điện tổng

	3 
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	Phần thực của gradient điện áp

	4 
	
[image: image88.wmf]im

v

d


	Phần ảo của gradient điện áp

	5 
	CircType
	0=Dòng điện được quy định,1=gradient điện áp được quy định
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Bảng 4: Tên của các chức năng soạn thảo trong chương trình hậu xử lý
5.2.10 Các chức hỗn hợp năng khác
· savebitmap("filename") : lưu lại  những gì trên màn hình hiện tại ở file đồ họa dạng bitmap được chỉ định bởi tên file “filename”, đối tượng cho định dạng kiểu printf được giải thích trước đó cho lệnh savefemmfile
· savemetafile("filename") lưu lại  những gì trên màn hình hiện tại ở file đồ họa dạng metafile được chỉ định bởi tên file "filename" đối tượng cho định dạng kiểu printf được giải thích trước đó cho lệnh savefemmfile
· messagebox("message") : hiển thị thông điệp lên màn hình. 

· refreshview() Vẽ lại cảnh hiện tại.
· exitpre(): thoát khỏi chương trình tiền xử lý sau khi kết thúc soạn thảo chương trình Lua 5.3 
5.3 Đặt lệnh cho chương trình hậu xử lý 

Một số lệnh cho việc soạn thảo Lua được thiết kế để thao tác trong chương trình hậu xử lý. Cũng như các lệnh trong chương trình tiền xử lý, các lệnh này có thể được sử dụng  vói quy ước tên lệnh có dấu gạch dưới hoặc không có dấu gạch dưới. Tên các chức năng tương đương trong cả hai quy ước trên được trình bày trong bảng 4.

5.3.1 Các lệnh khai thác dữ liệu
· lineintegral(type): tính toán tích phân đường cho đường bao định nghĩa 
	Kiểu
	Tên 
	Giá trị 1
	Giá trị 2
	Giá trị 3
	Giá trị 4

	0 
	B.n
	B.n tổng
	B.n trung bình
	-
	-

	1 
	H.t
	H.t tổng
	H.t trung bình
	-
	-

	2 
	Độ dài đường bao
	Diện tích bề mặt
	-
	-
	-

	3 
	Lực ứng xuất
	Lực theo hướng r,x
	Lực theo hướng y,z
	2xLực theo hướng r,x
	2xLực theo hướng y,z

	4 
	Mô men ứng xuất
	Mô men
	2xM« men
	-
	-

	5 
	(B.n)2
	(B.n)2 tổng
	(B.n)2 trung bình
	-
	-


Hai giá trị đầu là các phần thực và phần ảo tổng của kết quả tích phân, cặp thứ hai là các phần thực và phần ảo trung bình ví dụ
linere, lineim, advre, advim = lineintegral(0)

Chỉ không kể tích phân 3, tính ứng xuất Maxwell. Tích phân này có thể cho tới 8 kết quả. Cho các kết quả lực và mô men, 2x kết quả chỉ sử dụng cho các bài toán có 
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· blockintegral(type): Tính toán tích phân khối cho các khối được chọn
	Kiểu 
	Định nghĩa 

	0 
	A.J

	1 
	A

	2 
	Năng lượng từ trường

	3 
	Tổn hao từ trễ hoặc dòng xoáy

	4 
	Tổn hao dây quấn

	5 
	Diện tích mặt cắt ngang khối

	6 
	Tổn hao tổng

	7 
	Dòng điện tổng

	8 
	Tích phân của Bx hoặc Br trên khối

	9 
	Tích phân của By hoặc Bz trên khối

	10 
	Thể tích khối

	11 
	Thành phần theo x hoặc r của lực Lorentz xác lập

	12 
	Thành phần theo y hoặc z của lực Lorentz xác lập

	13 
	Thành phần theo x hoặc r của 2x lực Lorentz 

	14 
	Thành phần theo y hoặc z của 2xlực Lorentz 

	15 
	2x thành phần của mô men Lorentz

	16 
	2x thành phần của mô men Lorentz

	17 
	Đồng năng lượng từ trường


Quay trở lại hai tham số của các thành phần thực và thành phần ảo
re, im = blockintegral(10)

· getpointvalues(X,Y) nhận các giá trị kết hợp với điểm (x,y)  Get the values associated with the point at x,y trả lại  các giá trị theo thứ tự
	Ký hiệu
	Định nghĩa

	Are
	Phần thực của A hoặc từ thông 
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	Aim
	Phần ảo của A hoặc từ thông 
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	B1re
	Phần thực của Bx nếu là bài toán dạng planar, Br nếu là bài toán axisymmetric

	B1im
	Phần ảo của Bx nếu là bài toán dạng planar, Br nếu là bài toán axisymmetric

	B2re
	Phần thực của By nếu là bài toán dạng planar, Bz nếu là bài toán axisymmetric

	B2im
	Phần ảo của By nếu là bài toán dạng planar, Bz nếu là bài toán axisymmetric

	Sig
	Độ dẫn điện 
[image: image92.wmf]s



	E
	Mật độ năng lượng tích trữ

	H1re
	Phần thực của Hx nếu là bài toán dạng planar, Hr nếu là bài toán axisymmetric

	H1im
	Phần ảo của Hx nếu là bài toán dạng planar, Hr nếu là bài toán axisymmetric

	H2re
	Phần thực của Hy nếu là bài toán dạng planar, Hz nếu là bài toán axisymmetric

	H2im
	Phần ảo của Hy nếu là bài toán dạng planar, Hz nếu là bài toán axisymmetric

	Jere
	Phần thực của mật độ dòng điện xoáy

	Jeim
	Phần ảo của mật độ dòng điện xoáy

	Jsre
	Phần thực của mật độ dòng điện nguồn

	Jsim
	Phần ảo của mật độ dòng điện nguồn

	Mu1re
	Phần thực của 
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 nếu là bài toán dạng planar, 
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 nếu là bài toán axisymmetric

	Mu1im
	Phần ảo của 
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 nếu là bài toán dạng planar, 
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nếu là bài toán axisymmetric

	Mu2re
	Phần thực của 
[image: image97.wmf]y

m

 nếu là bài toán dạng planar, nếu là bài toán axisymmetric

	Mu2im
	Phần ảo của 
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 nếu là bài toán dạng planar, 
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m

nếu là bài toán axisymmetric

	Pe
	Mật độ công suất phát tán do tổn hao dây quấn

	Ph
	Mật độ công suất phát tán do tổn hao từ trễ


Ví dụ: Để đạt được các giá trị tại (0,01;1) sử dụng
Are, Aim, B1re, B1im, B2re, B2im, Sig, E, H1re, H1im, H2re, H2im, Jere, Jeim,

Jsre,Jsim, Mu1re, Mu1im, Mu2re, Mu2im, Pe, Ph = getpointvalues(0.01,0)

Cho các bài toán từ tĩnh, tất cả các đại lượng ảo bằng không

· getprobleminfo() Trả lại thông tin cho việc miêu tả bài toán. Trả lại hai giá trị: 
	Giá trị trả lại
	Định nghĩa

	1
	Kiểu bài toán

	2
	Tần số Hz


· getcircuitproperties("circuit") : được sử dụng chủ yếu để đạt được thông tin trở kháng kết hợp với các tính chất mạch. Các tính chất được trả lại cho tính chất mạch có tên “circuit”. Sáu giá trị được trả lại bằng chức năng này. Theo thứ tự, các tham số này là:
· totalcurrent_re: Thành phần thực của dòng điện tổng chạy trong mạch

· totalcurrent_im: Thành phần ảo của dòng điện tổng chạy trong mạch
· vgrad_re: Thành phần thực của gradient điện áp trong mạch , chỉ có ý nghĩa khi mạch được áp dụng cho các khối với độ dẫn điện bằng không.

· vgrad_im: Thành phần ảo của gradient điện áp trong mạch, chỉ có ý nghĩa khi mạch được áp dụng cho các khối với độ dẫn điện bằng không.

– impd_re Real: Phần thực của trở kháng của mạch .
– impd_im Imaginary : Phần ảo của trở kháng của mạch .
– currentdensity_re: Mật độ dòng điện trong mạch, chỉ phù hợp với tính chất mạch áp dụng  cho một hoặc nhiều khối với độ dẫn điện bằng khô (nếu không thì mật độ dòng điện không nhất thiết là đồng nhất
· currentdensity_im: Thành phần ảo của mật độ dòng điện trong mạch
5.3.2 Các lệnh chọn
· seteditmode(mode): Đặt chế độ của chương trình hậu xử lý cho điểm, đường bao hoặc miền.Các chế độ nhập vào là  "point", "contour" và "area".

· selectblock(x,y) : Chọn khối chứa điểm (x,y)
groupselectblock(n): Chọn tất cả các khối được đánh dấu là thành phần nhóm (n)
· addcontour(x,y): Thêm vào một điểm đường bao tại (x,y). Nếu điểm này là điểm thứ nhất thì nó bắt đầu một đường bao, nếu có đã tồn tại một số điểm thì đường bao chạy từ điểm trước đó tới điểm này.Lệnh nhập vào đường bao addcontour về chức năng tương tự như việc nhập vào một điểm của đường bao bằng nhấp nút phải chuột khi chương trình đang chạy ở chế độ tương giao.
· selectpoint(x,y): Nhập vào một điểm đường bao tại điểm đầu vào gần nhất với (x,y) . Nếu điểm được chọn và các điểm được chọn trước đó nằm tại các điểm cuối của một cung, một đường bao đuợc nhập vào tạo dọc cung. Lệnh selectpoint về chức năng tương tự như việc nhập vào một điểm của đường bao bằng nhấp nút phải chuột khi chương trình đang chạy ở chế độ tương giao.
· clearcontour(): Xóa các đường bao định nghĩa trước đó. 

· clearblock(): Xóa khối
5.3.3 Các lệnh phóng to/thu nhỏ
· zoomnatural():Thu nhỏ tự nhiên các biên
· zoomin():Phóng to theo một mức độ
· zoomout(): Thu nhỏ theo một mức độ
· zoom(x1,y1,x2,y2) Quan sát cửa sổ màn hình từ góc trái có tọa độ (x1,y1) và góc phải có tọa độ (x2,y2).
5.3.4 Các lệnh quan sát
· showgrid() : Hiển thị các điểm lưới
· hidegrid() : ẩn các điểm lưới
· showmesh() : Hiển thị các lưới
· hidemesh() : ẩn các lưới
· showpoints() : Hiển thị các nút từ hình học đầu vào.
· hidepoints() : ẩn các nút từ miền hình học đầu vào
· smooth("flag"): Chức năng này điều khiển quá trình làm nhẵn có được áp dụng hay không cho B hoặc H được tuyến tính hóa từng đoạn trên mỗi phần tử. Đặt flag bằng “on” bật smoothing, bằng “off” tắt smoothing
· grid_snap("flag"): Đặt flag bằng “on” sẽ bật chế độ snap to grid, nếu bằng “off” sẽ tắt chế độ snap to grid.
· setgrid(density,"type"): Thay đổi khoảng cách giữa các lưới. Tham số density chỉ định khoảng cách giữa các điểm lưới và tham type để đặt cart cho  hệ tọa độ phẳng hoặc polar cho hệ tọa độ cực
· hidedensityplot(): ẩn hình vẽ mật độ từ thông
· showdensityplot(legend,gscale,upper_B,lower_B,type) : Hiển thị hình vẽ mật độ từ thông với các tùy chọn
· legend: đặt 0 để ẩn chú thích hình vẽ hoặc 1 để hiện chú thích hình vẽ
·  gscale : đặt 0 cho bản vẽ mật độ từ thông màu, 1 cho bản vẽ mật độ từ thông xám
·  upper_B : đặt  giới hạn hiển thị trên cho hình bản vẽ mật độ từ thông
·  lower_B :đặt  giới hạn hiển thị trên cho hình bản vẽ mật độ từ thông
– type : Kiểu của bản vẽ mật độ từ thông để hiển thị Type of density plot to display. Sự nhập vào hợp lý là "mag", "real"và "imag" lần lượt cho độ lớn, thành phần thực và thành phần ảo của B. Một cách khác, mật độ dòng điện có thể được hiển thị bằng cách chỉ định "jmag", "jreal",

và "jimag" lần lượt cho độ lớn, thành phần thực và thành phần ảo của J.
Nếu legend được đặt bằng -1 tất cả các tham số được bỏ qua và các giá trị mặc định được sử dụng ví dụ

if legend is set to -1 all parameters are ignored and default values are used e.g.

show_density_plot(-1)

· hidecontourplot(): ẩn bản vẽ đường bao.
showcontourplot(numcontours,lower_A,upper_A,type): Hiển thị bản vẽ đường bao A với các tùy chọn:
· numcontours: số các đường thế tương đương A được vẽ.

– upper_A : giới hạn trên của các đường bao A.

· lower_A: giới hạn dưới của các đường bao A.

Nếu numcontours là -1 tất cả các tham số được bỏ qua và các giá trị mặc định được sử dụng ví dụ show_contour_plot(-1)
· refreshview():Vẽ lại hình hiện tại
· showpointprops(): Hiển thị cửa sổ của các tính chất điểm nổi
· hidepointprops(): ẩn cửa sổ của các tính chất điểm nổi.
5.3.5 Các chức năng hỗn hợp khác
· savebitmap("filename"): lưu lại hình vẽ đầu ra cho file đồ họa dạng bipmap với việc chỉ định tên file "filename". Chú ý rằng nếu bạn sử dụng một đường dẫn bạn phải sử dụng dấu \\ ví dụ c:\\temp\\myfemmfile.fem. Nếu tên file chứa một khoảng trống bạn phải đặt tên file bên trong một chuỗi ”
· savemetafile("filename") lưu lại hình vẽ trên màn hình hiện tại ở dạng metafile 
messagebox("message") : Hiển thị chuỗi thông điệp trên màn hình
· exitpost() : Thoát khỏi chương trình hậu xử lý.
· pause() :đợi cho phím OK để ấn, một chương trình trợ giúp tìm lỗi.

Tham khảo

[1] M. Plonus, Applied electromagnetics. McGraw-Hill, 1978.

[2] S. R. Hoole, Computer-aided analysis and design of electromagnetic devices, Elsevier,

1989.

[3] J. D. Jackson, Classical electrodynamics, 2 nd ed, Wiley, 1975.

[4] R. L. Stoll, The analysis of eddy currents, Oxford University Press, 1974.

[5] P. E. Allaire, Basics of the finite element method, 1985.

[6] P. P. Silvester, Finite elements for electrical engineers, Cambridge University Press,

1990.

[7] F. Henrotte et al, “A new method for axisymmetric linear and nonlinear problems,”

IEEE Transactions on Magnetics, MAG-29(2):1352-1355, March 1993.

[8] C. A. Fletcher, Computational techniques for uid dynamics, Springer-Verlag, 1988.

[9] R. W. Freund, “Conjugate gradient-type methods for linear systems with complex sym-metric

coefficient matrices,” SIAM Journal of Scientific and Statistical Computing,

13(1):425-448, January 1992.

[10] E. F. D’Azevedo, P. A. Forsyth, and W. Tang, “Ordering methods for preconditioned

conjugate gradient methods applied to unstructured grid problems,” SIAM J. Matrix

Anal. Appl., 12(4), July 1992.

[11] O. C. Zienkiewicz and J. Z. Zhu, “ The superconvergent patch recovery and a posteriori

estimates, part 1: the recovery technique,” International Journal for Numerical Methods

in Engineering, 33:1331-1364, 1992.

[12] Q. Chen and A. Konrad, “A review of finite element open boundary techniques for

static and quasistatic electromagnetic field problems,” IEEE Transactions on Magnetics,

33(1):663-676, January 1997.

[13] E. M. Freeman and D. A. Lowther, “A novel mapping technique for open boundary finite

element solutions to Poissons equation,” IEEE Transactions on Magnetics, 24(6):2934-

2936, November 1988.

[14] D. A. Lowther, E. M. Freeman, and B. Forghani, “A sparse matrix open boundary

method for finite element analysis,” IEEE Transactions on Magnetics, 25(4)2810-2812,

July 1989.

[15] E. M. Freeman and D. A. Lowther, “An open boundary technique for axisymmetric

and three dimensional magnetic and electric field problems,” IEEE Transactions on

Magnetics, 25(5):4135-4137, September 1989.

























































































































































1
19

_1072581217.unknown

_1072758222.unknown

_1072884228

_1072889907.unknown

_1072920355.unknown

_1072920793.unknown

_1072920861.unknown

_1072920854.unknown

_1072920723.unknown

_1072920746.unknown

_1072915555.unknown

_1072920150.unknown

_1072889927.unknown

_1072887411.unknown

_1072888270.unknown

_1072888288.unknown

_1072888256.unknown

_1072887313.unknown

_1072887369.unknown

_1072887295.unknown

_1072800251.unknown

_1072881948

_1072882218

_1072881849

_1072758842.unknown

_1072759317.unknown

_1072758309.unknown

_1072702688

_1072757139.unknown

_1072757679.unknown

_1072758090.unknown

_1072757291.unknown

_1072750497.unknown

_1072751121.unknown

_1072749946.unknown

_1072686210

_1072688174

_1072689543

_1072687110

_1072581368.unknown

_1072581635.unknown

_1072581232.unknown

_1072373398.unknown

_1072579533.unknown

_1072580787.unknown

_1072580981.unknown

_1072581021.unknown

_1072580903.unknown

_1072580603.unknown

_1072580711.unknown

_1072579708.unknown

_1072492399.unknown

_1072576908.unknown

_1072579369.unknown

_1072576605.unknown

_1072375583.unknown

_1072375729.unknown

_1072373482.unknown

_1072329059.unknown

_1072369911.unknown

_1072372722.unknown

_1072373351.unknown

_1072370281.unknown

_1072329399.unknown

_1072369767.unknown

_1072329212.unknown

_1072328666.unknown

_1072328898.unknown

_1072328959.unknown

_1072328809.unknown

_1072328390.unknown

_1072328475.unknown

_1072328245.unknown

